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KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC: 2015- 2016
Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trong tâm năm học 2015-2016, Quyết định 2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 và công văn số 1044/SGD&ĐT-GDTrH ngày  04/9/2015 “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong học năm học 2015 - 2016” của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

Căn cứ vào Hướng dẫn số: 120/PGD&ĐT - GDPT ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường  THCS thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. 

Căn cứ đặc điểm tình hình nhà trường, BGH trường THCS Kim §Ýnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:
A. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015- 2016

1. Đội ngũ cán bộ giáo viên: 

  -  Năm học 2015 - 2016 trường THCS Kim Đính có 10 lớp, số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 30 ( trong đó: cán bộ quản lý: 2,giáo viên trực tiếp giảng dạy 23, nhân viên: 5).Về trình độ: đạt chuẩn 100% , trên chuẩn là 20 ®/c đạt 87%. Số lượng đảng viên: 18 đ/c.
* Thuận lợi:


 

- Đa số đội ngũ giáo viên có nghiệp vụ, tay nghề vững vàng, say mê, nhiệt huyết với công tác giảng dạy đặc biệt là công tác bồi dưỡng HSG, tích cực trong công tác tự học, tự nghiên cứu nâng cao tay nghề. Phong trào HSG của nhà trường đã có nhiều cố gắng vươn lên. Chất lượng đại trà của nhà trường cũng được giữ vững và ổn định. Đa số các em HS ngoan, có tư chất, cố gắng trong học tập và rèn luyện.

- Có sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh.

- CSVC nhà trường khang trang, có đầy đủ phòng học và phòng học bộ môn với đầy đủ trang thiết bị được đầu tư theo hướng chuẩn Quốc Gia.

- Có thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện tiên tiến đáp ứng được việc sử dụng tài liệu cho giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tỉ lệ đảng viên khá nhiều 19/30 nên là nòng cốt trong các hoạt động của nhà trường.
- Cơ cấu giáo viên đủ(Tổng số giáo viên : 23, trong biên chế : 16).Tỉ lệ giáo viên/lớp : 2.3.
*  Hạn chế:

Trình độ tay nghề giáo viên chưa thật đồng đều, một số đ/c trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong  giảng dạy việc đổi mới PPDH, tự học tự nghiên cứu, ứng dụng CNTT ở một số đ/c còn hạn chế .

          - Chất lượng học sinh chưa đồng đều, chưa cố gắng và tự giác trong học tập.

          - Học sinh nhiều em chưa xác định được động cơ học hập đúng đắn, chưa xác định được hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS.


2. Tập thể học sinh :
        Tổng số lớp: 10. Tổng số học sinh: 341 em

        (Bình quân số học sinh 1 lớp : 34.1 )


* Thuận lợi :

- Đa số các em đều ngoan, có tư chất, cố gắng trong học tập và rèn luyện. Chất lượng đại trà của nhà trường cũng được giữ vững và ổn định. Nhiều tập thể lớp có cố gắng cao : 9B, 8C, 7A, 6A.
*  Hạn chế:

- Chất lượng học sinh chưa thực sự đồng đều do các em còn mải chơi hoặc do gia đình chưa quan tâm sát sao. Nhiều em chưa cố gắng và tự giác trong học tập, chưa xác định được động cơ học tập đúng đắn, chưa xác định được hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS : Tuấn 7B, Cường 9A, Cơ 7B… 

3. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học:


* Thuận lợi :



+ Phòng học:



- Phòng học thường : 7 phòng




- Phòng bộ môn:
5 phòng




- Phòng Thư viện:
1 phòng (Đã đạt TC TVTT- 2006)



+ Các phòng làm việc khác: 




- Phòng hội đồng:

01 phòng




- Phòng Ban giám hiệu:
02 phòng 




- Phòng VT - KT:

01 phòng 




- Phòng y tế:                     01 phòng




- Phòng tổ chuyên môn:   02 phòng


+ Sân chơi bãi tập : Đủ điều kiện phục vụ vui chơi, học tập TDTT, sinh hoạt cho các em học sinh( sân chơi: 500m2, bài tập 1500m2)

+ Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học đủ điều kiện. Nhà trường vừa mua sắm mới nhiều bàn ghế cho phòng học bộ môn, máy tính cho học sinh và giáo viên, tu sửa các bóng điện và quạt tại phòng học và phòng làm việc. Đã nối mạng internet các phòng làm việc và phòng tin học, phòng bộ môn.
* Hạn chế:


- Sách thư viện chưa có nhiều chủng loại cho giáo viên mượn tham khảo.

4. Địa phương 

* Thuận lợi: 


- Đảng uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện tối thiểu cho việc dạy và học, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường  hoàn thành nhiệm vụ. 

- Hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh luôn quan tâm giúp đỡ phối kết hợp cùng nhà trường trong các công việc khi nhà trường yêu cầu.

* Hạn chế:


 - Do là xã thuần nông nên kinh tế gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập của học sinh. Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập tu dưỡng của con em mình, thường phó mặc cho nhà trường.


- Trên địa bàn có một số cơ sở dịch vụ Internet ngay cạnh cổng trường dễ tạo điều kiện cho một số học sinh chưa chăm học, bỏ giờ, bỏ học vào mạng chơi điện tử.
B. nhiệm vụ trọng tâm trong  năm học 2015 -2016 

1. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch số 66-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế".
2. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện đơn vị, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

3. Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý. Nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng, thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học. Xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn kỹ năng sống, hiểu biết xã hội và thực hành pháp luật. Tăng cường chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đội ngũ CBQL, đứng đầu là Hiệu trưởng với chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

4. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. 

5. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.
C. nhiệm vụ cụ thể trong  năm học 2015  - 2016
I. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 theo Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Năm học 2015 – 2016 thực hiện 37 tuần thực học 

Học kỳ I  : 19 tuần ( từ 24/8/2015- 31/12/2015), 

Học kỳ II:  18 tuần ( từ 04/01/2016- 25/5/2016).

Tiếp tục tổ chức dạy học tự chọn 2 tiết/tuần cho tất cả các học sinh trong trường. Cụ thể:

- Triển khai dạy học môn tự chọn tin học cho học sinh lớp 6, 7, 8 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Triển khai dạy chủ đề tự chọn bám sát 2 môn Toán và Ngữ văn cho học sinh lớp 9. 

* Biện pháp :

- Nhà trường cung cấp đầy đủ các tài liệu về chương trình, SGK cho giáo viên, quán triệt đến tất cả CBGV phải nắm vững chương trình, SGK, có kĩ năng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng thiết bị dạy học, nắm vững PPCT, hệ thống chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ môn học để thực hiện tốt kế hoạch giáo dục năm học, coi đây là yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên.

-  Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn tiếp tục nghiêm túc  rà soát PPCT các môn học cấp THCS mà Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương phát hành tháng 9 năm 2012. Khung thời gian năm học là 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần). 
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học và kiểm tra đánh giá môn học theo hướng dẫn tại Công văn số 1077/SGDĐT-GDTrH ngày 05/9/2014 của Sở GDĐT V/v hướng dẫn dạy học các bộ môn từ năm học 2014-2015, nhà trường đặc biệt chú ý chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn chủ động rà soát chương trình, xây dựng các chủ đề, chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, coi trọng các chủ đề tích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học. Không được bỏ các bài thực hành để thay vào các tiết ôn tập, bài tập hay lí thuyết. Tuyệt đối không dồn các bài thực hành vào cuối kì. Học sinh phải được học tiết ôn tập học kì trước mỗi tiết kiểm tra học kỳ.

- Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh thực hiện tối thiểu 02 chủ đề/ chuyên đề trong một học kỳ; các môn còn lại thực hiện tối thiểu 01 chủ đề/ chuyên đề trong một học kỳ;

- Việc xây dựng và tiến hành dạy học các chủ đề/ chuyên đề có thể thực hiện trong phạm vi môn học hoặc liên môn nhằm tăng cường thiết kế các nội dung dạy học tích hợp cho các chủ đề/ chuyên đề;

- Tăng cường thực hiện việc tích hợp trong các môn học. Yêu cầu chung của việc dạy học theo quan điểm tích hợp là không làm thay đổi tính đặc trưng của môn học, các kiến thức được tích hợp vào phải tiềm ẩn trong nội dung bài học, phải có mối quan hệ logic chặt chẽ trong bài học, phải làm cho bài học rõ ràng, tường minh hơn đồng thời tạo hứng thú cho người học.

- PPCT chi tiết theo theo khung thời gian 37 tuần thực học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện .
- Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn ngay từ đầu năm học và thực hiện đúng theo kế hoạch dạy học đã xây dựng. Tuyệt đối không dạy trước, dạy chậm, cắt xén chương trình hoặc nội dung bài dạy. Với những môn chậm 2 tiết trở lên GV bộ môn báo cáo Lãnh đạo trường để điều chỉnh TKB dạy bù cho kịp chương trình. Với các bộ môn dạy tại lớp 6A, nhà trường yêu cầu giáo viên có kế hoạch dạy học cụ thể đối với em Cung Đình Ngọc Lâm, có kế hoạch kiểm tra đánh giá riêng.
- Tổ chức dạy thêm theo nguyện vọng của phụ huynh và học sinh bắt đầu vào tháng 10/2015. Nội dung dạy học  tập trung: giãn thời gian dạy học các nội dung khó, dài dưới sự hướng dẫn của giáo viên, ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp từng đối tượng học sinh, không gây “quá tải”; không được ép buộc học sinh học dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với nội dung ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh, nhà trường  yêu cầu giáo viên bộ môn rà soát đối tượng và tổ chức dạy phân hóa đối tượng học sinh.
II. Hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng.

1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

- Tham gia lựa chọn, bồi dưỡng một số học sinh có năng khiếu các môn học để làm nòng cốt cho phong trào học tập ở các khối lớp. Qua đó lựa chọn được những em HS lớp 6.7.8.9  tiêu biểu tham dự kì thi học sinh giỏi các cấp.

- Thông qua công tác bồi dưỡng HSG sẽ nâng cao được trình độ chuyên môn cho GV, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của Nhà trường nói chung.

a. Phân công giáo viên giảng dạy: 

	Môn
	Lớp
	GV bồi dưỡng
	Trình độ ĐT

	Ngữ Văn
	6
	Bùi Thị Huế
	§H Sử

	
	7
	Phạm Thị Lan Anh( Kỳ II)
	ĐH Văn

	
	8
	Hoàng Xuân Thương
	ĐH Văn

	
	9
	Nguyễn Thị Hạnh
	§H Sử

	Toán
	6
	Nguyễn Thị Bình
	ĐH Toán

	
	7
	Vũ Thị Phương Thảo( Kỳ II)
	ĐH Toán

	
	8
	Vũ Thị Phương Thảo ( Kỳ II)
	ĐH Toán

	
	9
	Nguyễn Thị Bình
	ĐH Toán

	Tiếng Anh
	6
	Nguyễn Thị Thúy
	§H Anh

	
	7
	Nguyễn Thị Minh Quyên
	§H Anh

	
	8
	Nguyễn Thị Minh Quyên
	§H Anh

	
	9
	Nguyễn Thị Thúy
	§H Anh

	Lịch sử
	9
	Phạm Thị Lan Anh
	ĐH Văn

	Địa lí
	9
	Đỗ Văn Phúc
	ĐH Văn

	Vật lí
	9
	Vũ Thị Phương Thảo
	ĐH Toán

	Hoá học
	9
	Nguyễn Thị An
	§H Sinh

	Sinh học
	9
	Đồng Thị Kim Lương
	§H Sinh

	Giải toán trên máy tính
	9
	Nguyễn Quang Hùng
	ĐH Toán

	Các nội dung tham dự Hội khỏe Phù Đổng
	7.8.9
	Phùng Thế Quang

( Đá cầu và điền kinh)
Nguyễn Đức Vỹ

( Erobic)
	§H TDTT


b. Chỉ tiêu:
          * Dự kiến xây dựng chỉ tiêu học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh đối với khối lớp 9: 

- Học sinh giỏi huyện: Có 26 em học sinh tham gia

· Phấn đấu có 14 em đạt giải

Trong đó (2 nhì, 5 giải ba, 7 KK)

· Đồng đội xếp thứ: 4/21 huyện

· Điền kinh: 2 học sinh đạt giải huyện - đồng đội xếp thứ 6/21

· Đá cầu: 2 học sinh đạt giải huyện - đồng đội xếp thứ 4/21

· Erobic: Đồng đội xếp thứ 7/21

- Máy tính: có 1  học sinh đạt giải huyện 


- Học sinh giỏi Tỉnh: 02

* Dự kiến xây dựng chỉ tiêu học sinh giỏi huyện đối với khối lớp 8:

- Học sinh giỏi huyện: Có 9 em học sinh tham gia

· Phấn đấu có 04 em đạt giải

Trong đó (1 nhì, 1 giải ba, 2 KK)

· Đồng đội xếp thứ: 6/21 huyện

c. Lịch bồi dưỡng

- Líp 6,7, 8: 

Học kỳ I: 1 buổi-3 tiết/tuần/môn thực hiện từ tuần 4 đến tuần 17 của năm học.

Học kỳ II: 1 buổi-3 tiết/tuần/môn thực hiện từ tuần 20 đến tuần 34 của năm học.

- Lớp 9: 2 buổi-6 tiết/tuần/môn thực hiện từ tuần 2 đến khi học sinh tham gia thi cấp Huyện, Tỉnh.

Riêng Môn Ngữ văn 7, Toán 7.8: sang học kỳ II sẽ bắt đầu bồi dưỡng.

d. Biện pháp thực hiện
- Chọn giáo viên: Căn cứ vào tình hình chung của nhà trường và năng lực của các đồng chí giáo viên chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn vững, trực tiếp tham gia dạy học chính khoá ở từng khối lớp để tham gia bồi dưỡng.

- Chọn học sinh: Tổ chức lựa chọn học sinh trên cơ sở kế thừa những năm trước và lựa chọn bổ sung qua khảo sát đầu năm. Cố gắng lựa chọn và bồi dưỡng số học sinh nhiều hơn số lớp để có điều kiện lựa chọn tiếp thành đội tuyển chính thức ( Nhất là các môn lớp 9 và môn Toán- Anh- Văn lớp 8).

- Xây dựng kế hoạch: 

+ Nhà trường và tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể ngay từ đầu năm học.

+ Giáo viên bồi dưỡng bám sát vào nội dung chương trình môn học từng lớp và cả cấp học để xây dựng kế hoạch cụ thể duyệt với tổ chuyên môn và BGH. Tổ chức bồi dưỡng theo từng chuyên đề, tập trung ôn tập, mở rộng, nâng cao kiến thức đồng thời chú trọng rèn kĩ năng làm bài cho học sinh thông qua các bài tập thực hành. Đặc biệt chú ý phát huy khả năng tự học và học tập sáng tạo của các em.

- Thực hiện: 

+ Giáo viên bồi dưỡng soạn giáo án thông qua tổ hàng tuần như những giáo án khác.Việc bồi dưỡng phải thực hiện theo đúng TKB của nhà trường. Khuyến khích, động viên bồi dưỡng tăng tiết, tăng buổi.

+ Tổ chức chuyên đề hội thảo cấp trường, cấp tổ để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm(ít nhất 1 lần/học kì)

+ Nhà trường tính số tiết bồi dưỡng vào số giờ tiêu chuẩn cho từng giáo viên, đồng thời căn cứ vào ngân sách để trích một phần kinh phí chi trả cho giáo viên ( nhất là với giáo viên dạy vượt số giờ quy định.)

+ Tập trung đầu tư mua  sách tham khảo có chất lượng cao cho GV và HS.

*  Công tác kiểm tra đánh giá

- Căn cứ vào kế hoạch chung, kế hoạch cụ thể của từng đồng chí GV để kiểm tra đánh giá chất lượng bồi dưỡng.

- Kiểm tra thông qua giáo án, vở ghi của HS và các bài khảo sát.

- Kế hoạch khảo sát cấp trường:

+ Tháng 8.9/ 2015: Chọn đội tuyển và hoàn thành danh sách( lớp 6.7.8 bồi dưỡng từ tuần 4)

+ Tháng 10 /2015: KS chất lượng đội tuyển Toán- Ngữ văn  lớp 9
+ Tháng 11/2015: KS đội tuyển các môn còn lại lớp 9(tuần 15) 

+ Tháng 1/ 2016: Khảo sát chất lượng các môn lớp 6,7 (đề của PGD),lớp 8 (đề của trường)
+ Tháng 4/2016: KS đội tuyển các môn lớp 6,7,8 học kì II (đề của PGD)
- Nhà trưòng có động viên khen thưởng kịp thời với những đồng chí làm tốt đồng thời đôn đốc, nhắc nhở, giúp đỡ  các đồng chí khác hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lấy kết quả bồi dưỡng để tham gia xếp loại thi đua, xếp lại công chức cho từng đồng chí giáo viên trong năm học.

2.  Công tác phụ đạo học sinh yếu

-  Rà soát đối tượng học sinh yếu kém và những học sinh có những biểu hiện học sút đầu năm học mới.

-  Khảo sát phân loại trình độ học sinh tập trung vào 2 môn Ngữ văn , Toán
a. Phân công giáo viên giảng dạy: 
	Môn
	Giáo viên phụ đạo
	Thứ
	Số lượng học sinh

	Ngữ văn 6
	Nguyễn Thành Khẩn
	Sáng thứ 6
	10

	Ngữ văn 7
	Nguyễn Thành Khẩn
	Sáng thứ 3
	12

	Ngữ văn 8
	Hoàng Xuân Thương
	Chiều thứ 7
	16

	Toán 6
	Nguyễn Thị Toan
	Sáng thứ 5
	15

	Toán 7
	Nguyễn Thị Toan
	Sáng thứ 6
	20


b. Chỉ tiêu

Môn Toán
	Khối lớp
	Số học sinh đầu năm
	Số học sinh đạt cuối kì I
	Số học sinh đạt cuối kì II

	6
	15
	9
	10

	7
	20
	10
	14


Môn NGỮ VĂN

	Khối lớp
	Số học sinh đầu năm
	Số học sinh đạt cuối kì I
	Số học sinh đạt cuối kì II

	6
	10
	4
	6

	7
	12
	5
	8

	8
	16
	6
	10


c. Phân công giáo viên chủ nhiệm 

- Khối 6: Chủ nhiệm: Đ/c Khẩn 

   Khối 7: Chủ nhiệm : Đ/c Toan

   Khối 8: Chủ nhiệm : §/c Thương

d. Lịch phụ đạo
Học kỳ I: 1 buổi-3 tiết/tuần/môn thực hiện từ tuần 4 đến tuần 17 của năm học.

Học kỳ II: 1 buổi-3 tiết/tuần/môn thực hiện từ tuần 20 đến tuần 34 của năm học.
e .Biện pháp thực hiện
*  Với Ban giám hiệu
- Xây dựng kế  hoạch phụ đạo học sinh yếu
- Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình phụ đạo học sinh yếu kém trong nhà trường và duyệt kế hoạch.

- Thiết lập sổ điểm, sổ đầu bài 

- Kiểm tra sát sao việc thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh 

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh yếu: đột xuất hoặc báo trước

- Rút kinh nghiệm sau mỗi lần khảo sát và đề ra phương hướng cho đợt tới

Chế độ điểm

	Miệng
	15 phút
	45 phút +KS
	Hoc kì

	1
	1
	2
	1


* Với  giáo viên phụ đạo

- Xây dựng kế hoạch chương trình dạy học phụ đạo học sinh yếu kém sát với đối tượng học sinh

- Soạn giáo án và thông qua tổ chuyên môn có sổ điểm theo dõi việc học tập của học sinh yếu

- Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh thường xuyên kiểm tra theo dõi đối tượng học sinh yếu kém để có biện pháp giáo dục hiệu quả

* Với tổ chuyên môn

- Thông qua giáo án phụ đạo của giáo viên hàng tuần

- Kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra việc thực hiện phụ đạo của giáo viên tổ chuyên môn

- Có nhận xét đánh giá  việc thực hiện phụ đạo học sinh yếu của tổ phụ trách

* Đối với giáo viên chủ nhiệm

- Kết hợp chặt chẽ với giáo viên phụ đạo thường xuyên kiểm tra theo dõi đối tượng học sinh yếu kém để có biện pháp động viên khuyến khích học sinh yếu kém

- Kết hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh học sinh yếu nhắc nhở, động viên khuyến khích học sinh tham gia phụ đạo học sinh yếu thường xuyên

3. Dạy tự chọn 

- Đối với lớp 9: 

+ Thực hiện dạy học đủ các môn học theo quy định, dạy học tự chọn theo chủ đề bám sát môn Ngữ văn, Toán để củng cố hệ thống kiến thức cho học sinh.
-  Học sinh khối 6.7.8: học Tự chọn tin học.

4. Đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn theo Nghiên cứu bài học
- Là hoạt động chuyên môn mới(triển khai thực hiện từ năm học 2014 – 2015) mà  ở đó GV tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học (học sinh).

- Không tập trung vào việc đánh giá giờ học, xếp loại GV mà nhằm khuyến khích GV tìm ra nguyên nhân tại sao HS chưa đạt kết quả như mong muốn và có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học, tạo cơ hội cho HS được tham gia vào quá trình học tập; giúp GV có khả năng chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng HS.

- Thực hiện 4 lần sinh hoạt theo nhóm/năm học/tổ chuyên môn.Lưu ý các bước tiến hành.

Các bước tiến hành NCBH
· - Chu trình NCBH gồm 4 bước:

· - Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu.

· - Tiến hành bài học và dự giờ.

· - Suy ngẫm, thảo luận về bài học nghiên cứu.

· - Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày.

 Bước 1. Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu

         Cần xác định mục tiêu kiến thức và kĩ năng mà HS cần đạt được khi tiến hành nghiên cứu. Mục tiêu bài học được nghiên cứu, được đề xuất bởi một thành viên trong tổ CM, sau đó được góp ý, hoàn thiện qua SHCM.

         Các GV sẽ có một một cuộc thảo luận chi tiết, cụ thể bài học tiến hành nghiên cứu như:

- Đặt câu hỏi xem đây là loại bài học gì?

- Cách giới thiệu bài học như thế nào?

- Sử dụng các phương pháp và phương tiện dạy học thế nào cho đạt hiệu quả cao?

- Nội dung bài học chia ra những đơn vị kiến thức nào?

- Dự kiến tổ chức hoạt động dạy học nào tương ứng?

- Dự kiến tích hợp nội dung giáo dục nào là phù hợp?

         Sau khi kết thúc cuộc họp này, một GV trong nhóm sẽ nhận nhiệm vụ phát triển đề cương đầu tiên của giáo án bài học nghiên cứu, các ý kiến góp ý, chỉnh sửa của của tổ chuyên môn chỉ mang tính tham khảo.

Bước 2. Tiến hành bài học và dự giờ
     Sau khi hoàn thành kế hoạch dạy học chi tiết, một GV sẽ dạy minh hoạ bài học nghiên cứu ở một lớp cụ thể

 - Các yêu cầu cụ thể của việc dự giờ như sau:

   + Chuẩn bị lớp dạy minh hoạ, bố trí lớp có đủ chỗ ngồi quan sát thuận lợi cho người dự.

   + Điều chỉnh số lượng người dự ở mức vừa phải, không quá đông.

   + Việc dự giờ cần đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học của học sinh, không gây khó khăn cho người dạy minh hoạ.

GV cần quan sát học sinh học, cách phản ứng của học sinh trong giờ học, cách làm việc nhóm, những sai lầm học sinh mắc phải. Quan sát tất cả đối tượng học sinh, không được “bỏ rơi” một HS nào.

- Từ bỏ thói quen đánh giá giờ dạy của GV, người dự cần học tập, hiểu và thông cảm với khó khăn của người dạy. Đặt mình vào vị trí của người dạy để phát hiện những khó khăn trong việc học của HS để tìm cách giải quyết.

Bước 3. Suy ngẫm, thảo luận về bài học nghiên cứu
- Suy ngẫm và chia sẻ các ý kiến của GV về bài học sau khi dự giờ. Các ý kiến đưa ra nhiều hay ít, tinh tế và sâu sắc hay hời hợt và nông cạn sẽ quyết định hiệu quả học tập, phát triển  năng lực của tất cả GV tham gia vào SHCM.

- Người dự tập trung quan sát việc học của HS, đưa ra bằng chứng về những gì họ nhìn thấy được về cách học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề của HS trên lớp học, để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả.

- Mọi người phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau khi thảo luận, không nên quan tâm đến các tiêu chuẩn truyền thống của một giờ dạy.

- Tuyệt đối không xếp loại giờ dạy minh hoạ trong SHCM. Bởi giờ dạy là sản phẩm chung của mọi người khi tham gia SHCM.

Bước 4. Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày
- Sau khi thảo luận về tiết dạy đầu tiên, tất cả cùng suy ngẫm xem có tiếp tục thực hiện NCBH này nữa không? Nếu bài học nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện thì cần tiếp tục nghiên cứu để tiến hành dạy ở các lớp sau cho hoàn thiện hơn.

- Cuối cùng các GV viết bài báo cáo vạch ra những gì họ được học liên quan đến chủ đề nghiên cứu và mục tiêu của họ trong giảng dạy.

Thực hiện cụ thể:

	Tháng
	Tổ Khoa học tự nhiên
	Tổ Khoa học xã hội
	Những thay đổi

	10
	
	Nhóm Lịch sử
	

	11-12
	Nhóm Hóa
	
	

	3
	Nhóm Toán
	Nhóm Ngữ văn
	


* Từ kế hoạch chung của nhà trường, tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch cụ thể đối với từng nhóm chuyên môn. Hoàn thành hồ sơ sau khi thực hiện.

5. Thực hiện  hoạt động Nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học.

Thực hiện công văn số số 82/PGD&ĐT-GDPT triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2015 – 2016, Đ/c Hiệu trưởng và đ/c Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Hoài tham gia lớp tập huấn tổ chức triển khai tới GV, khuyến khích tạo điều kiện cho GV và HS tham gia. Nhà trường phân công đ/c Nguyễn Thị Bình phụ trách lựa chọn đề tài của học sinh và hướng dẫn học sinh đăng ký sản phẩm, thiết lập hồ sơ gửi về Phòng giáo dục và đào tạo vào tháng 10 năm 2015. Các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn động viên khuyến khích học sinh nghiên cứu sáng tạo.

6. Thực hiện tốt các tiết dạy về chương trình địa phương và tích hợp với việc bảo vệ môi trường trong từng môn học
- Thực hiện nghiêm túc, có giá trị thiết thực các tiết về chương trình địa phương, giáo dục môi trường thuộc các môn học Ngữ văn, GDCD, Lịch sử, Địa lí, Sinh học...theo PPCT và hướng dẫn của PGD&ĐT.TỔ chức HS chăm sóc 1 cơ sở di tích lịch sử văn hoá của địa phương

 ( Nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Đính)

7. Đổi mới phương pháp dạy học 
- Tiếp tục triển khai và đµnh giá  việc thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một việc đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trÝnh đổi mới phương pháp dạy học” đối với từng cấp học. Xây dựng và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. 

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, sáng tạo chủ động của học sinh. Trong soạn bài cũng như trong giảng dạy đảm bảo ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, tác phong thân thiện, gần gũi, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập.Việc đổi mới PPDH gắn liền với việc sử dụng và khai thác hiệu quả sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, bám sát mục tiêu, chương trình giáo dục đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và tư tưởng với từng môn học, bài học.

- Đã đầu tư 02 máy tính dùng chung cho GV, tất cả máy tính nối mạng Internet

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho GV thông qua các hoạt động:

+ Bồi dưỡng thường xuyên: 100% GV tham gia tập huấn đầu năm học 2015- 2016(tháng 9), có sổ ghi chép tự học với nội dung bám sát chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ trong năm học của mình (ít nhất có 2-5 tích luü/th¸ng dưới các hình thức ghi chép, cắt dán, lưu băng đĩa...)

a.Hội thảo, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tập trung các vấn đề trọng tâm, cụ thể của môn học như: dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH ở các môn N.văn, Sử, Địa, GDCD, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: “Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh”, “Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên”, “Ngày hội công nghệ thông tin”, “Ngày hội sử dụng ngoại ngữ”… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy học; rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. 

- Duy trì việc sinh hoạt chuyên môn hàng tháng . Các môn TD, MT, AN, Tin, GDCD tiếp tục sinh hoạt chuyên môn  chung toàn huyện theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

- Tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Toán, Sinh học, Hóa học vào tháng 10.2015. Kết quả thi giáo viên giỏi cấp trường là căn cứ để cử giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp Huyện các môn: Mỹ thuật, Ngữ văn, Tiếng Anh,Toán. Phấn đấu bốn giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Huyện và ba giáo viên đạt giải cấp Tỉnh ở ba môn: Mỹ thuật,TiÕng Anh, Toán.

 - Tổ chức 2 đợt HG cấp trường vào tháng 11/2015 và tháng 02/2016, động viên 100% Gv tham gia với định mức ít nhất mỗi GV dạy 1 tiết/đợt. Phấn đấu 100% dạy bằng giáo án điện tử.
* Công tác soạn  bài:

- Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, thông qua giáo án với tổ chuyên môn, trước 1 tuần. Thời gian thông qua giáo án do tổ chuyên môn thống nhất 

- Bám sát vào PPCT, soạn bài theo hướng đổi mới, rõ các hoạt động của thày và trò, đa dạng các hình thức dạy và học. Thống nhất khung bài soạn theo chỉ đạo của PGD hoặc trong tổ, nhóm chuyên môn.

- Khi soạn bài cần chú ý tới 3 đối tượng học sinh đặc biệt là ở các tiết luyện tập.

- Hình thức trình bày trong bài soạn (kế hoạch bài học) có thể linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng loại bài, kiểu bài dạy, song phải thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò, đồng thời đáp ứng tốt mục tiêu bài học.
- Đối với các bài dạy có từ 02 tiết trở lên giáo viên có thể ghi chung các phần Mục tiêu cần đạt, Công tác chuẩn bị vào phần đầu của bài soạn. Phần tổ chức các hoạt động học tập phải ghi rõ Tiết 1, Tiết 2… vào đầu mỗi tiết.

Giáo án cần thể hiện rõ:


- Ngày soạn, ngày bắt đầu dạy.


- Mục tiêu bài học: yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, những năng lực chủ yếu cần hình thành cho học sinh trong mỗi bài học làm căn cứ để lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động trên lớp và hướng dẫn học sinh tự học.


- Chuẩn bị của giáo viên (thiết bị dạy học, học liệu); Chuẩn bị của học sinh (các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên).


- Tổ chức các hoạt động: Ổn định lớp; Kiểm tra bài cũ (nếu có); Tiến trình bài học (trình bày rõ cách thức tổ chức các hoạt động, mỗi hoạt động cần chỉ rõ tên hoạt động, cách tiến hành hoạt động, thời gian dự kiến). Các hoạt động dạy-học có thể trình bày dưới dạng bảng hoặc dưới dạng văn bản tuần tự các bước; trong đó cần được mô tả cụ thể các bước tiến hành hoạt động, gắn với các phương pháp cụ thể để đạt mục tiêu kiến thức, kỹ năng và năng lực. Các hoạt động dạy học cần chú trọng định hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh. Hệ thống câu hỏi, bài tập cần được chia thành các cấp độ phù hợp, rõ ràng, nhưng phải đến được đích cuối cùng là phát triển năng lực của học sinh trên cơ sở kiến thức đã học. 

* Dạy học:

- Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu, không tự ý thay đổi  giờ trên thời khóa biểu, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của lãnh đạo trường.

- Thực hiện nghiêm túc thời lượng giờ dạy, không ra sớm vào muộn.

- Giảng dạy nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao, theo hướng đổi mới. Nghiêm cấm tình trạng đọc- chép hoặc chép- chép.

- Trong quá trình giảng dạy cần chú ý phát hiện  bồi dưỡng những học sinh giỏi có tố chất tốt đồng thời cần có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.

- Sử dụng đồ dùng dạy học đầy đủ, không dạy chay

b Chuyên đề - ngoại khóa


Nguyên tắc lựa chọn nội dung: Việc lựa chọn nội dung chuyên đề phải được bắt nguồn từ việc giải quyết các vấn đề khó, hoặc các vấn đề mới phát sinh trong thực tế giảng dạy. Nội dung của chuyên đề cần đáp ứng được tính thực tiễn; tính khả thi (có thể áp dụng với các môn học, các phân môn trong tổ); tính hiệu quả (nâng cao hiệu quả dạy học trên cơ sở đổi mới phương pháp, hình thức, cách thức dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá); đủ điều kiện về nguồn nhân lực và các điều kiện cơ sở vật chất.

- Việc lựa chọn các chuyên đề có thể tập trung vào các lĩnh vực như: Đổi mới phương pháp, cách thức, hình thức dạy học; Đổi mới kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; Bồi dưỡng học sinh giỏi, ...Triệt để tránh qua loa hình thức và thiếu trọng tâm.
Tổ trưởng lập kế hoạch cụ thể duyệt trực tiếp nhà trường và chỉ đạo tổ viên thực hiện nghiêm túc.
- Ngoại khóa: cần tập trung xây dựng các ngoại khóa thiết thực bổ ích, mang tính giáo dục, rèn luyên kĩ năng sống và kĩ năng hoạt động xã hội cho  học sinh. Thực hiện một ngoại khóa có chất lượng trong một năm học.
Cụ thể:

	Tổ chuyên môn
	Tên ngoại khóa
	Nhóm chuyên môn
	Thời gian thực hiện

	Tổ KHTN
	Môi trường trong các môn học tự nhiên
	Tổ KHTN
	3.2016

	Tổ KHXH
	Tìm hiểu địa lý Việt Nam
	Tổ KHXH
	3.2016


* Tổ chức nghiên cứu và áp dụng chuyên để ở tổ chuyên môn

- Bước 1: Lập kế hoạch nghiên cứu chuyên đề

Tổ chuyên môn thống nhất tên chuyên đề; tính cấp thiết của chuyên đề; mục tiêu nghiên cứu chuyên đề; nội dung chính và kế hoạch áp dụng chuyên đề vào thực tiễn; phân công nhiệm vụ cho giáo viên và lên kế hoạch rõ ràng về thời gian thực hiện chuyên đề.

- Bước 2: Báo cáo chuyên đề

Tổ chuyên môn triển khai hội thảo báo cáo chuyên đề theo kế hoạch: Nghe báo cáo nội dung chuyên đề; thảo luận, góp ý để hoàn thiện chuyên đề.

Hội thảo báo cáo chuyên đề có thể tổ chức cấp tổ, cấp trường hoặc cấp cụm trường nhằm lấy ý kiển rộng rãi để nâng cao tính khả thi của chuyên đề.

- Bước 3: Áp dụng chuyên đề và đánh giá kết quả

Sau khi chuyên đề được chỉnh sửa hoàn thiện, tổ chuyên môn tiến hành áp dụng chuyên đề vào thực tiễn (giảng dạy, quản lý...). Các thành viên của tổ có trách nhiệm theo dõi và phân tích, đánh giá kết quả của chuyên đề.

- Hồ sơ sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn gồm kế hoạch, các biên bản hội thảo chuyên đề và phiếu theo dõi, đánh giá kết quả trong quá trình áp dụng chuyên đề. Để sinh hoạt chuyên môn có chiều sâu, đảm bảo hiệu quả nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn chuyển các sản phẩm sinh hoạt chuyên môn đã được thống nhất lên trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn.
c. Công tác xây dựng và dạy học theo chủ đề/chuyên đề của nhóm chuyên môn

- Xây dựng và dạy học theo chủ đề/ chuyên đề là một nội dung quan trọng nhằm khuyến khích giáo viên chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn, đồng thời chủ động xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề với các hoạt động tổ chức dạy học tích cực để phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông;

- Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh thực hiện tối thiểu 02 chủ đề/ chuyên đề trong một học kỳ; các môn còn lại thực hiện tối thiểu 01 chủ đề/ chuyên đề trong một học kỳ;

- Việc xây dựng và tiến hành dạy học các chủ đề/ chuyên đề có thể thực hiện trong phạm vi môn học hoặc liên môn nhằm tăng cường thiết kế các nội dung dạy học tích hợp cho các chủ đề/ chuyên đề;

*  Các bước thực hiện xây dựng và dạy học theo chủ đề/ chuyên đề

c.1. Xây dựng chuyên đề dạy học

- Nhà trường chỉ đạo nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường.

- Nội dung của mỗi chuyên đề dạy học gồm tên chuyên đề; cơ sở hình thành chuyên đề (chuyên đề được xây dựng từ những phần kiến thức nào của sách giáo khoa hoặc tài liệu tham khảo); thời gian dự kiến (số tiết và tiêu đề của từng tiết); nội dung chuyên đề (nội dung chính của từng tiết; mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ, định hướng phát triển năng lực; bảng mô tả mức độ nhận thức của chuyên đề và hệ thống câu hỏi, bài tập).

- Việc xây dựng các chuyên đề dạy học giao cho từng giáo viên, sau đó nhóm chuyên môn họp để thảo luận, góp ý và thống nhất các chuyên đề, đưa vào phân phối chương trình của nhà trường để thực hiện.
c.2. Thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề

- Sau khi thống nhất nội dung chuyên đề, các nhóm chuyên môn thảo luận để thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề gồm các nội dung: hình thức, cách thức tổ chức dạy học; phương pháp, kỹ thuật dạy học; nhiệm vụ của học sinh, nhiệm vụ của giáo viên... đối với từng tiết học của chuyên đề.

- Việc thiết kể tiến trình dạy học chuyên đề cần phải cụ thể hóa ở từng tiết hoặc từng nội dung chính của chuyên đề.

c.3. Tổ chức dạy học và dự giờ, đánh giá kết quả

- Nhà trường chỉ đạo các nhóm chuyên môn tổ chức dạy học và dự giờ. Phó Hiệu trưởng yêu cầu tổ trưởng báo cáo Kế hoạch dự giờ để chủ động xếp thời khóa biểu, đảm bảo sao cho các giáo viên trong nhóm dưh giờ đầy đủ nhất. Sau đó nhóm chuyên phân tích, thảo luận và đánh giá chuyên đề thông qua hiệu quả của các bài dạy (có thể gắn với việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; hội giảng, hội thi cấp trường; kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ; dự giờ thường xuyên của tổ/nhóm chuyên môn)

- Căn cứ vào nội dung đánh giá những ưu điểm, hạn chế của bài dạy, nhóm chuyên môn chỉnh sửa, hoàn thiện chuyên đề để thực hiện theo PPCT.

d.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động chuyên môn

- Căn cứ tài khoản đã cấp cho các trường (tại Hội nghị tập huấn năm học 2014-2015) trên website http://truonghocketnoi.edu.vn, Hiệu trưởng kiểm tra, rà soát, tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên (tài liệu tập huấn gửi kèm cùng công văn). Cấp tài khoản cho 100% CBQL, GV, NV, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp cấp tài khoản cho học sinh tham gia sinh hoạt;


- Hiệu trưởng cử đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa – Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách các hoạt động trên trang “Trường học kết nối”, có trách nhiệm quản lí tài khoản cấp cho từng giáo viên, tạo tài khoản các lớp học và giao tài khoản lớp học cho giáo viên chủ nhiệm lớp, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp lập tài khoản cho học sinh lớp mình, hướng dẫn học sinh tham gia các khóa học, trao đổi thông tin trên website; triển khai các nội dung về chuyên môn của nhà trường trên website.


- Tổ, nhóm chuyên môn nhà trường tích cực tham gia diễn đàn, đăng tải lên website các nội dung hoạt động và các sản phẩm của tổ, nhóm chuyên môn sau khi đã thống nhất trong tổ, nhóm như nội dung chuyên đề, kế hoạch bài dạy, bài học, nội dung ôn tập cuói kỳ, cuối năm, kinh nghiệm giảng dạy…(mỗi tổ, nhóm chuyên môn phải có ít nhất 02 sản phẩm sinh hoạt chuyên môn/học kỳ). Khuyến khích giáo viên tổ chức các khóa học cho học sinh của lớp mình giảng dạy, ở mỗi khóa học phải có phản hồi nhận xét đánh giá giữa giáo viên và học sinh.


- Tiếp tục hướng dẫn giáo viên, học sinh tìm hiểu và tham gia các cuộc thi: Nghiên cứu khoa học, kĩ thuật; Thi Dạy học tích hợp; Thi sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn …trên trang “trường học kết nối”.


*  Triển khai thực hiện

d.1. Đối với Ban giám hiệu.


-  Ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, học sinh các yêu cầu sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối” theo các văn bản chỉ đạo và các nội dung tập huấn CBQL, GV hè năm 2015. 


- Hiệu trưởng phân công đ/c  Nguyễn Thị Thanh Hoa, Đỗ Văn Phúc, Nguyễn Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm trực tiếp tập huấn, tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường khi tham gia sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối”.


- Chỉ đạo nghiêm túc Tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tích cực tham gia diễn đàn, đăng tải lên website các nội dung hoạt động và các sản phẩm của tổ, nhóm chuyên môn sau khi đã thống nhất trong tổ, nhóm như nội dung chuyên đề, kế hoạch bài dạy, bài học, nội dung ôn tập cuối kỳ, cuối năm, kinh nghiệm giảng dạy…

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với phụ huynh học sinh khuyến khích các em, đăng tải những ý tưởng, những bài văn, những sản phẩm mang tính trí tuệ.

-  Kiểm tra, đôn đốc giáo viên thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối”, thống kê sản phẩm của từng giáo viên theo tần xuất 01 lần/ tháng để từ đó có định hướng chỉ đạo nhiệm vụ sinh hoạt chuyên môn của giáo viên trên mạng.Vào ngày 24 hàng tháng, Phó hiệu trưởng tập hợp kết quả sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối”của giáo viên, học sinh để báo cáo Hiệu trưởng và có biện pháp động viên, khuyến khích kịp thời và định hướng chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên môn đạt kết quả tốt hơn.
- Chỉ đạo giáo viên đăng tải thường xuyên các sản phẩm chuyên môn của trường sau mỗi kỳ sinh hoạt chuyên môn (tài liệu chuyên đề, hội thảo, ngoại khóa, sáng kiến, …) lên trang “trường học kết nối”.

d.2. Đối với giáo viên

 - Mỗi giáo viên phải có tài khoản trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn
- Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm cấp đủ tài khoản cho học sinh do lớp mình chủ nhiệm, hướng dẫn, khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, các khóa đào tạo, nộp bài dự thi nghiên cứu hoạt động trải nghiệm và sáng tạo kỹ thuật, Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn ... trên trang mạng “trường học kết nối” 

- Giáo viên tham gia các đợt tập huấn do nhà trường, phòng GD&ĐT tổ chức phải đăng bài thu hoạch lên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn theo thời gian quy định của lớp tập huấn.

- Tất cả giáo án dạy theo chủ đề/ chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, … từ cấp trường trở lên phải được đăng lên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn bằng tài khoản của giáo viên trực tiếp thực hiện.

- Khai thác trang http://truonghocketnoi.edu.vn để tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Nộp sản phẩm dự thi cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp bằng tài khoản của nhà qua trang mạng “trường học kết nối”

e. Khai thác, sử dụng hiệu quả website của nhà trường

*  Đối với Ban giám hiệu

- Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên, nhân viên cập nhật đầy đủ, chính xác hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên trên trang Web; hoàn thành trong 02 tuần đầu năm học.

- Đ/c Phó Hiệu trưởng đăng tải đầy đủ kịp thời phân công chuyên môn, thời khóa biểu, PPCT các môn học; các loại kế hoạch của nhà trường, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch tổ, tin bài về hoạt động của nhà trường... trên website

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giáo viên thực hiện vào điểm, đăng kí giảng dạy, đăng ký sử dụng thiết bị và các nhiệm vụ khác của giáo viên trên website nhà trường. Vào cuối tuần, cuối tháng, Ban giám hiệu nhận xét, đánh giá việc thực hiện của giáo viên.

- Hiệu trưởng chỉ đạo đ/c Đồng Thị Hương  hằng ngày cập nhật công văn trên trang web. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo qua trang web và hộp thư điện tử.

* Đối với giáo viên

- Quản lý tài khoản và mật khẩu giáo viên; vào điểm các bài kiểm tra theo đúng quy định, khai báo số tiết dạy trong tuần, đăng ký giảng dạy (in ra thay sổ đăng ký giảng dạy), đăng ký sử dụng thiết bị đúng tiến độ.

- Báo cáo Hiệu trưởng (bằng văn bản) khi phải chữa điểm cho học sinh trên phần mềm và chỉ được chữa điểm khi có sự đồng ý của Hiệu trưởng nhà trường.

- Khuyến khích đăng đề, đáp án các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên.

* Đối với văn thư

- Theo dõi, nhận công văn, kế hoạch hoạt động, sinh hoạt chuyên môn của phòng GD&ĐT, của trường trên trang web.

* Đối với cán bộ quản lý thiết bị

Khuyến khích quản lý thiết bị trên trang website (khai báo cơ sở vật chất, thiết bị, in sổ đăng ký, sổ mượn thiết bị trực tiếp từ website).

* Đối với nhân viên thư viện

- Cập nhật danh mục sách và các tài kiệu khác trên mục thư viện trên website

- Quản lí, cập nhật, theo dõi tình hình mượn, trả tài liêu thư viện của bạn đọc và các hoạt động của thư viện trên website của nhà trường.
g. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

- Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Đối tượng dự thi: Học sinh các lớp 6.7.8.9. 

- Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh, chưa được công bố, dài không quá 3000 từ (bài viết được đánh máy vi tính, dung lượng file bài viết không quá 10Mb), cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.
-  Thang điểm

	Nội dung
	Tiêu chí
	Điểm

	1. Vấn đề nghiên cứu
	Mô tả tình huống thể hiện rõ sự đòi hỏi của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết
	10

	
	Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết
	5

	
	Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh
	5

	2. Thiết kế và phương pháp
	Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/ giải quyết vấn đề
	10

	
	Xác định giải pháp nhằm đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn/ giải quyết vấn đề
	10

	
	Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp
	10

	3. Thực hiện: Xây dựng và kiểm tra
	Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống
	10

	
	Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp
	10

	
	Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích và các kết luận
	10

	4. Trình bày
	Các minh chứng khoa học được bố trí logic
	10

	
	Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng
	5

	
	Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục
	5

	
	Tổng
	100


Biện pháp thực hiện: 
- Hiệu trưởng phát động, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách thức tham gia cuộc thi tới toàn thể giáo viên và học sinh của nhà trường tại các cuộc họp Hội đồng, các giờ chào cờ.Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn đưa nội dung cuộc thi vào trong các buổi sinh hoạt Tổ, nhóm để thảo luận, góp ý về ý tưởng. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tham gia. Phân công đ/c Đỗ Văn Phúc – Giáo viên môn Địa lí, đ/c Phạm Thị Lan Anh- Giáo viên môn Lịch sử phụ trách hướng dẫn học sinh về sản phẩm dự thi.
- Nhà trường thành lập Hội đồng thẩm định bài dự thi của thí sinh. Thời gian thẩm định vào  ngày 1/12/2015. Sau đó, chọn ra 04 bài tốt nhất (02 giáo viên, 02 học sinh) tham dự vòng sơ khảo cấp huyện, bài dự thi vòng sơ khảo cấp huyện gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 15/12/2015 (đ/c Tình). 

h. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

- Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014, gửi kèm cùng công văn).

  - Đối tượng dự thi: Giáo viên giảng dạy trong nhà trường.

- Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy, bao gồm:

- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;

- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
Biện pháp thực hiện: 

- Hiệu trưởng phát động, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách thức tham gia cuộc thi tới toàn thể giáo viên và học sinh của nhà trường tại các cuộc họp Hội đồng, các giờ chào cờ.Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn đưa nội dung cuộc thi vào trong các buổi sinh hoạt Tổ, nhóm để thảo luận, góp ý về ý tưởng. Phân công đ/c Nguyễn Thị Hạnh- Giáo viên môn Ngữ văn, đ/c Bùi Thị Huế- Giáo viên môn Lịch sử trực tiếp tham gia làm bài dự thi của giáo viên.

- Nhà trường thành lập Hội đồng thẩm định bài dự thi của thí sinh. Thời gian thẩm định vào  ngày 1/12/2015. Sau đó, chọn ra 04 bài tốt nhất (02 giáo viên, 02 học sinh) tham dự vòng sơ khảo cấp huyện, bài dự thi vòng sơ khảo cấp huyện gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 15/12/2015 (đ/c Tình). 

i. Dự giờ.


- Thực hiện dự giờ đột xuất giáo viên hàng tuần, qua đó đánh giá thực chất nhất công tác đổi mới PPDH của giáo viên, công tác chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học… Từ đó phần nào đánh giá ý thức trách nhiệm trong công việc và tay nghề của mỗi giáo viên.


- Hai tổ công khai kế hoạch dự giờ đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, định mức 3 tiết/Gv/năm học. Kết quả dự giờ 3 tiết là cơ sở để xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên.


- Quy định số tiết bắt buộc: Hiệu trưởng- Phó hiệu trưởng: 2 tiết/tháng, Tổ trưởng – Tổ phó: 3 tiết/giáo viên/ năm, giáo viên: 1 tiết/ tháng. Sau dự giờ cần góp ý rút kinh nghiệm khách quan để giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ.


k. Viết s¸ng kiến

- Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”. Mỗi CBGV cần nâng cao ý thức tự học, tự rốn, tự bồi dưỡng, đẩy mạnh phong trào viết và ¸p dụng SKKN.


- Yêu cầu 100% CBGV tham gia (không thực hiện viết chung SK) cần đầu tư công sức, trí tuệ để xây dựng các sáng kiến có chất lượng.

Tuyệt đối không sao chép SKKN của người khác. Những cá nhân sao chép SKKN hoặc không tham gia viết SK sẽ không xếp các danh hiệu thi đua cao.

* Tăng cường vai trò quản lý của Ban giám hiệu và trách nhiệm của giáo viên trong tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh từ khâu ra đề, coi, chấm,nhận xết đánh giá trả bài kiểm tra và quản lý  diểm trong tất cả các loại bài kiểm tra. Ngay từ đầu năm học các môn học phải xây dựng kế hoach kiểm tra  dựa trên quy chế đánh giá xếp loại học sinhTHCS và THPT của Bộ GD&ĐT . Kế hoạch do hiệu trưởng duyệt và được niêm yết trong văn phòng nhà trường và các tổ chuyên môn

8. Đổi mới kiểm tra đánh giá

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các môn học


- Giáo viên bộ môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ, học kỳ trên cơ sơ PPCT có điều chỉnh giảm tải đảm bảo đủ cơ số điểm tối thiểu theo quy chế đánh giá xếp loại và hướng dẫn thực hiện chương trình của Bộ, Sở, Phòng giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS do Bộ GD&ĐT ban hành theo Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011, đảm bảo đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

- Thời gian kiểm tra thường xuyên(đối với bài kiểm tra 15 phút phải được phân đều ở các thời điểm khác nhau trong một học kỳ ) 

 Cấu trúc đề

- Đối với bài kiểm tra 15 phút: Theo đặc trưng từng bộ môn.

- Đối với bài kiểm tra 45 phút:  Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí): cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Trong quá trình dạy học, cần từng bước đổi mới kiểm tra đánh giá bằng cách nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân.

- Đối với môn Giáo dục công dân: Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: Nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

- Chó träng  kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; đối với các bài kiểm tra học kì dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo theo các nội dung được tập huấn tại các lớp bồi dưỡng giáo viên hè năm 2014, từ đó dạy sát đối tượng học sinh hơn và khuyến khích các em phát huy được năng lực tư duy độc lập sáng tạo.

2. Cách thức xây  dựng đề kiểm tra

a. Kiểm tra thường xuyên

Kiểm tra miệng: Cho điểm (hoặc đánh giá bằng nhận xét) có thể tiến hành vào đầu giờ hoặc trong quá trình dạy học.
Kiểm tra 15 phút: Cần chủ động bố trí thời gian, nội dung kiểm tra 15 phút trên cơ sở phân phối chương trình và kế hoạch thời gian cụ thể, tránh kiểm tra 15 phút dồn vào cuối kì, cuối năm. Câu hỏi kiểm tra và đáp án bài kiểm tra 15 phút cần phải thể hiện rõ trong giáo án.
Nếu HS thiếu điểm 15 phút, 1 tiết, học kì cần có kế hoạch kiểm tra bù ngay sau khi trả bài.
b. Kiểm tra định kỳ

- Giáo viên cần thiết lập ma trận đề, phân phối điểm cho mỗi mức độ nhận thức một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh. Cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh vào những nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”. 

- Nội dung các đề kiểm tra cần thể hiện rõ sự phân hóa học sinh, có sự liên hệ với thực tiễn và đo lường được sự phát triển năng lực của học sinh, tăng cường các câu hỏi mở, câu hỏi gắn với thực tiễn; chú trọng ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực đối với các bài kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. 

- Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Bài kiểm tra thường xuyên phải được vào điểm chậm nhất sau 01 tuần từ tuần kiểm tra. Bài kiểm tra định kì phải được vào điểm chậm nhất sau 02 tuần từ tuần kiểm tra.

- Giáo viên bộ môn dạy từ 2 lớp trở lên mà nhà trường chưa thể sắp xếp kiểm tra chung như Mỹ thuật, GDCD, Âm nhạc, Tin học, Công nghệ, Thể dục cần biên soạn các  đề khác nhau có mức độ kiến thức tương đương nhau, để đảm bảo việc đánh giá kết quả học tập của học sinh các lớp kiểm tra trước và sau được khách quan, công bằng. Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm (theo hình thức thi chung) vẫn phải được thể hiện trong bài soạn của giáo viên.

Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá; thường xuyên đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình dạy học và qua từng bài kiểm tra; giáo viên và học sinh tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

-  Mỗi môn có một nhóm trưởng là những giáo viên có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, trách nhiệm. Đề kiểm tra tất cả các môn đều được lưu trữ tại nhà trường.

- Đối với bài kiểm tra thường xuyên( Miệng,15 phút). Giáo viên bộ môn tự ra đề, xây dựng hướng dẫn chấm, các lớp kiểm tra khác ngày phải đề khác nhau.

- Đối với bài kiểm tra định kỳ 1 tiết trở lên( môn Công nghệ, Thể dục): Mỗi môn có một nhóm trưởng là những giáo viên có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, trách nhiệm. Các môn: GDCD,Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật: Giáo viên nghiêm túc thực hiện theo đổi mới kiểm tra đánh giá.
	STT
	Họ và tên giáo viên
	         Nhóm trưởng môn( Phụ trách môn)

	1
	Nguyễn Thị Bình
	Toán

	2
	Nguyễn Thị An
	Hóa

	3
	Phùng Thế Quang
	Thể dục

	4
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Tin học

	5
	Nguyễn Thị Hạnh
	Ngữ văn

	6
	Phạm Thị Lan Anh
	Lịch sử

	7
	Ngô Thị Thoa
	GDCD

	8
	Đỗ Văn Phúc
	Địa lý

	9
	Nguyễn Văn Khánh
	Âm nhạc

	10
	Tô Thanh Hải
	Mỹ thuật

	11
	Nguyễn Thị Thúy
	Tiếng Anh

	12
	Phạm Thị Mây
	Vật lý

	13
	Nguyễn Hùng Cường
	Sinh học

	14
	Nguyễn Quang Hùng

Bùi Thị Kim Xuyên
	Công nghệ


- Trên cơ sở kế hoạch thời gian kiểm tra của nhà trường đã xây dựng các tổ trưởng có trách nhiệm lập bảng theo dõi thời gian kiểm tra của từng môn do tổ mình phụ trách theo từng tuần. Chỉ đạo các nhóm trưởng trong nhóm thảo luận xây dựng ma trận bài kiểm tra ở các môn- lớp, chỉ đạo các thành viên trong nhóm trên cơ sở ma trận đã thống nhất giới thiệu đề kiểm tra, hướng dẫn chấm.


* Số đề giới thiệu của mỗi môn, lớp phải nhiều hơn số lớp trong một khối.

Giáo viên sử dụng phông chữ Time New Roman. Ma trận- đề- đáp án, biểu điểm thành các trang riêng.

   - Giáo viên ra đề phải thống nhất ma trận, in ma trận vào giáo án.Sau khi nhà trường duyệt đề thì kẹp đề - hướng dẫn chấm vào giáo án. Đề kiểm tra và hướng dẫn chấm tuân thủ đúng nội dung tập huấn Hè 2014 theo từng môn.

   - Đối với tất cả giáo viên dạy các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học,Lịch sử,  Địa lý gửi ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm về nhóm trưởng ít nhất trước 5 ngày trước khi tới tiết kiểm tra. Nhóm trưởng 1gửi ma trận, 2 đề kiểm tra, 2 hướng dẫn chấm sau khi đã thẩm  định về Ban giám hiệu ít nhất 3 ngày để BGH duyệt đề. Đề kiểm tra được bảo mật.

     Đề nghị nhóm trưởng ghi rõ tên file:

      Môn- Lớp- Tuần (ghi theo tuần KT).

Địa chỉ hộp thư của đ/c Hoa- Phó hiệu trưởng quản lý trực tiếp tất cả các đề ở tất cả các môn sau khi nhóm trưởng đã duyệt( đối với các môn có 01 giáo viên dạy thì giáo viên đó gửi trực tiếp):hoatamxuan79@gmail.com
Mẫu
	Phòng giáo dục và đào tạo kim thành

Trường thcs kim đính

Đề chính thức


	ĐỀ KIỂM TRA MÔN ........ TIẾT.......(ghi tiết theo PPCT)

LỚP..........

THỜI GIAN:...............

NĂM HỌC: 2015 - 2016




-  BGH có trách nhiệm xem xét đề kiểm tra đối với từng lớp. Lưu ý không để đề của giáo viên dạy ra lại kiểm tra chính lớp đó để đảm bảo tính khách quan. Nhóm trưởng và Phó hiệu trưởng trực tiếp duyệt đề,lấy một đề chính thức và một đề dự bị.Sau đó nhà trường in, niêm phong và giao cho giáo viên coi kiểm tra vào trong ngày tổ chức kiểm tra .


- Bài kiểm tra học kỳ


Với những môn mà Phòng giáo dục giao cho nhà trường ra đề:


* Hiệu trưởng thành lập hội đồng ra đề gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó, những giáo viên là nhóm trưởng các môn. Hội đồng ra đề có trách nhiệm phổ biến, quán triệt về nguyên tắc ra đề, thống nhất về thời gian, yêu cầu, cơ cấu số lượng của đề, số đề kiểm tra tối thiểu đối với mỗi môn, lớp là 2 đề. Các thành viên trong hội đồng giới thiệu đề kiểm tra học kỳ theo yêu cầu chỉ đạo của Hội đồng ra đề kiểm tra. Đề kiểm tra và HDC gửi qua email tới hòm thư của CTHĐ ra đề.


- Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định đề gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, nhóm trưởng(ít nhất một môn có một người). Hội đồng thẩm định đề có trách nhiệm kiểm tra rà soát, thẩm định đề và HDC,lựa chọn, tổ hợp thành bộ đề chính thức và bộ đề dự bị để trình CTHĐ phê duyệt.


- Bộ đề chính thức được phân công cho ít nhất 3 thành viên trong  Hội đồng thẩm định tổ chức in sao.Quy trình in sao đảm bảo đúng quy trình và nguyên tắc bí mật, an toàn.Toàn bộ đề chính thức và đề dự bị được niêm phong thành hai bỡ riêng biệt.


c.  Chấm và đánh giá


- Các bài kiểm tra được Phó hiệu trưởng phân công giáo viên cùng chuyên môn chấm chéo.Giáo viên có trách nhiệm chấm, chữa lỗi rõ ràng, cho điểm thành phần đầy đủ.


- Đối với các bài kiểm tra định kỳ 1 tiết trở lên giáo viên phải viết lời phê đảm bảo tính mô phạm, trong sáng, có động viên học sinh.


- Bài kiểm tra 15 phút: trả bài chậm nhất sau 1 tuần


- Bài kiểm tra 45 phút: Trả bài chậm nhất sau 2 tuần hoặc có tiết trả bài.


- Giáo viên trả bài cho học sinh đúng tiến độ và vào điểm trong phần mềm quản lý điểm.


- Bài kiểm tra học kỳ được lưu tại trường một năm.


* Tổ chức thực hiện


- Lãnh đạo trường có trách nhiệm phổ biến kế hoạch tới toàn bộ giáo viên trong nhà trường, các tổ trưởng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt chi tiết, cụ thể tới từng thành viên trong nhóm, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã xây dựng.


- Tổ trưởng rà soát Kế hoạch kiểm tra các môn của tổ hoàn thành chậm nhất vào ngày 23.9.2015 nộp về đ/c Phó hiệu trưởng.


- Nhà trường tiến hành thực hiện việc kiểm tra định kì (từ 45 phút trở lên) sẽ kiểm tra chung theo khối ở tất cả các môn học (theo đơn vị lớp) .Do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên nhà trường thực hiện kiểm tra chung theo khối ở các môn: Ngữ văn, Toán, Hóa học,Tiếng Anh, Sinh học, Vật lý, Lịch sử, Địa lý. Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra, vào sáng thứ Hai hàng tuần, giáo viên bộ môn có tiết kiểm tra sẽ báo về tiến độ dạy và thời gian làm bài kiểm tra về đ/c Phó hiệu trưởng để đ/c Phó Hiệu trưởng điều chỉnh thời khóa biểu, bố trí giáo viên coi kiểm tra và chấm bài kiểm tra.Thời khóa biểu được công khai ở bảng tin hai tổ chuyên môn.
- Khi kiểm tra bằng trắc nghiệm khách, thì câu hỏi kiểm tra cần có nhiều lựa chọn; Trong kiểm tra môn Tiếng Anh phải nâng cao chất lượng kiểm tra cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, kiểm tra viết phải có phần tự luận. 


- Việc xây dựng đề kiểm tra định kỳ tiến hành thường xuyên trên cơ sở thời gian kiểm tra.Việc xây dựng đề kiểm tra học kỳ hoàn thành xong trước thời điểm kiểm tra học kỳ ít nhất là một tuần.


- Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra của nhà trường đã xây dựng, các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, giáo viên có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung kế hoạch và trong kế hoạch của mình và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.
Coi, chấm, trả bài


+ BGH kết hợp cùng 2 tổ chuyên môn và GV bộ môn xây dựng kế hoạch kiểm tra năm học 2015-2016 ở tất cả các môn. Yêu cầu GV bộ môn  thực hiện nghiêm túc, đầy đủ số lần kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng.


+ Thực hiện coi, kiểm tra nghiêm túc đảm bảo công bằng, phản ánh đúng chất lượng giáo dục.


+ Chấm kỹ, đảm bảo công bằng, có sửa lỗi trong bài làm của học sinh .

Phân công ra đề và chấm:

Ngữ văn:

Líp 6A: đ.c Huế,6B: đ/c Khẩn

Líp 7A: đ/c Khẩn, Lớp 7B: ®/c Lan Anh
Líp 8A : §/c Hoa, Líp 8B:  §/c Thương, Lớp 8C: đ/c Hạnh
Lớp 9A,C: đ/c Hạnh, lớp 9B: đ/c Lan Anh
Toán: 

Líp 6: §/c Thảo
 Líp 7: §/c Hùng,
 Líp 8: §/c Bình 
Líp 9: §/c Toan.

TiÕng Anh:

Lớp 7.8: Đ/c Thúy
Líp 6.9: §/c Quyên
Sinh học:

Lớp 6.7: Đ/c Cường

Líp 9: §/c Xuyên
Líp 8: §/c Lương
Vật lý:

Lớp 9: Đ/c Hùng

Lớp 6.78: đ/c Thảo

Hóa: Đ/c An
Địa lý: đ/c Phúc


+ Ghi nhận xét vào các bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên :đánh giá về ưu, nhược điểm của bài làm, lời nhận xét phải ngắn gọn, rõ ràng mang tính động viên và giáo dục học sinh.


+Trả bài : bài 15 phút trả sau tiết kiểm tra 1 tuần, bài 45 phút trở lên trả sau tiết kiểm tra 2 tuần hoặc theo PPCT.

  Vào điểm.

           Đối với bài kiểm tra miệng vào sổ điểm ngay tại lớp.

 Đối với bài kiểm tra dưới 45' vào điểm sau 1 tuần kiểm tra.

 Đối với bài kiểm tra từ 45' trở lên vào điểm sau 2 tuần kiểm tra hoặc sau tiết trả bài theo PPCT.


+ Hàng tuần khi có bài kiểm tra GV bộ môn thực hiện nghiêm túc việc vào điểm trong sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp ,vào điểm trên máy tính theo lịch quy định.


+ Người phụ trách phần mềm quản lí điểm: Đồng Thị Hương, Đỗ Văn Phúc.


+ Đồng chí  Đồng Thị Hương, Đỗ Văn Phúc xây dựng mật khẩu cho từng môn lớp, đảm bảo tính bí mật, chỉ có GV bộ môn và BGH biết mật khẩu. GV tự vào điểm và tự chịu trách nhiệm với phần mềm quản lí điểm của mình. 
4. Những vấn đề cụ thể với một số môn học do Sở quy định tại công văn số 1077/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn dạy học các bộ môn năm học 2014 – 2015 ngày 5 tháng 9 năm 2014.
a. Đối với môn Toán

Bám sát chuẩn KTKN, nội dung giảm tải, cần chú ý định hướng phát  triển năng lực học sinh khi soạn bài, dạy học, kiểm tra đánh giá. Khi yêu cầu học sinh mức vận dụng cao cần cố gắng đưa nội dung gắn yếu tố thực tiễn vào dạy học nhưng đưa vào kiểm tra đánh giá cần thận trọng có mức độ, không làm ảnh hưởng sai lệch đánh giá học sinh vì đây là vấn đề mới và khó.

b. Đối với môn Tin học

Chương trình Tin học lớp 11, tùy điều kiện, các đơn vị lựa chọn phương án Học kì I: 1 tiết/tuần, Học kì II: 2 tiết/tuần hoặc Học kì I: 2 tiết/tuần, Học kì II: 1 tiết/tuần.
Bài thực hành Tin  học phải đạt được hai vấn đề: hình thành, rèn luyện kĩ năng và củng cố, vận dụng kiến thức. Trong bài dạy thực hành, những kĩ năng Tin học được hình thành dần dần từng bước một cách tỉ mỉ, từ dễ đến khó, từ những hiểu biết ban đầu đi đến chỗ nắm được các kĩ năng thuần thục, phục vụ cho việc củng cố kiến thức và vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống cụ thể.

Trong quá trình dạy thực hành, giáo viên phải quản lý được thiết bị trong phòng máy, đồng thời quản lý được tình trạng học tập của học sinh trong quá trình thực hành.

c. Đối với môn Vật lý

Sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng bộ môn. Tăng cường dạy học Vật lý gắn với thực hành, thí nghiệm. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục thông qua bài dạy.

Triển khai thực hiện dạy học tích hợp môn Vật lý với kiến thức của môn Địa lý, Giáo dục công dân… nhằm nâng cao hiệu quả bài học, tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

Việc phân phối điểm cho mỗi mức độ nhận thức phù hợp với đối tượng học sinh. Mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm từ 30% đến 50% , mức độ vận dụng chiếm 50% tổng số điểm của bài KTĐG, trong đó KTĐG kiến thức chiếm 50% và kĩ năng chiếm 50%. 

d. Đối với môn Hóa học

Điểm thực hành là số nguyên được tính hệ số 2, bài kiểm tra có phần trắc nghiệm khách quan lấy điểm lẻ đến một chữ số thập phân.

Hình thức kiểm tra:

- Bài kiểm tra thường xuyên ra đề theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

- Bài kiểm tra định kì phần trắc nghiệm khách quan không quá 40% tổng điểm toàn bài.

- Bài kiểm tra học kì đề ra theo hình thức tự luận.

e. Đối với môn Sinh học

Đối với các bài kiểm tra viết dưới 1 tiết, giáo viên nên sử dụng phương pháp tự luận. Đối với bài kiểm tra viết 1 tiết trở lên, giáo viên nên phối hợp cả hai phương pháp tự luận và trắc nghiệm khách quan để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

Chú trọng việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây.

Đánh giá bài thực hành của học sinh bao gồm 2 phần: Phần đánh giá kỹ năng thực hành, kết quả thực hành và phần đánh giá báo cáo thực hành. Giáo viên có thể tính điểm bình quân các bài thực hành trong mỗi học kì hoặc lấy điểm bài đạt điểm cao nhất của học sinh nhưng phải đảm bảo mỗi học kì có ít nhất một điểm. Phải dùng điểm này làm 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực cho học sinh.

Số lượng điểm kiểm tra thường xuyên (điểm hệ số 1) được quy định như sau:


- Học kỳ có 1 tiết /tuần: Ít nhất 3 điểm, gồm: 1 điểm kiểm tra miệng, 1 điểm bài kiểm tra viết dưới 1 tiết, 1 điểm kiểm tra thực hành.


- Học kỳ có từ 2 tiết/tuần: Ít nhất 4 điểm, gồm: 1 điểm kiểm tra miệng, 2 điểm bài kiểm tra viết dưới 1 tiết, 1 điểm kiểm tra thực hành. 

g. Đối với môn Ngữ văn

Yêu cầu xác định và triển khai thực hiện đầy đủ việc tích hợp các nội dung: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức, kĩ năng sống; bảo vệ tài nguyên và môi trường; biển - đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; sử dụng di sản trong dạy học… theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

Đề kiểm tra học sinh: mức độ nhận biết và thông hiểu khoảng 30% đến 50%, mức độ vận dụng chiếm 50% (tỉ lệ giữa vận dụng thấp và vận dụng cao cần hợp lí).

Cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận hoặc hoàn toàn tự luận (nội dung câu hỏi trắc nghiệm không quá 20% số điểm toàn bài, nếu có). 

Cần tăng cường các các câu hỏi/dạng đề “mở”, gắn với các vấn đề xã hội, có tính thời sự của quê hương đất nước để đánh giá được mức độ hiểu biết, nhận thức, trình độ của học sinh; để học sinh được bày tỏ hiểu biết, nhận thức, suy nghĩ, chính kiến của bản thân trước các vấn đề xã hội cần quan tâm. Hạn chế việc kiểm tra học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc kiến thức. 

Khuyến khích các hình thức kiểm tra đánh giá thông qua các hoạt động học tập ngoài lớp học của học sinh như bài tập nghiên cứu nhỏ theo chủ đề, dựa trên các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu.... có thể lấy điểm thay cho các bài kiểm tra trong lớp học.

h. Đối với môn Lịch Sử

Cần tăng cường thực hiện giáo dục nội dung biên giới, biển và hải đảo thông qua việc tích hợp với các bài dạy hoặc xây dựng các chủ đề, chuyên đề. Thực hiện chương trình Lịch sử địa phương theo quyết định số 433/QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 4 năm 2014. 
Bên cạnh các hình thức dạy học truyền thống, giáo viên cần tăng cường tổ chức dạy học  các tiết học Lịch sử tại thực địa, sử dụng các di sản vào dạy học nhằm nâng cao kỹ năng thực hành trải nghiệm cũng như phát triển năng lực cho học sinh. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục thông qua bài dạy. Triển khai thực hiện dạy học tích hợp môn Lịch sử với kiến thức của môn Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân nhằm nâng cao hiệu quả bài học, tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
Chú trọng đánh giá toàn diện học sinh; hệ thống câu hỏi đề kiểm tra, đề thi cần được ra theo hướng mở, nhằm kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản và năng lực vận dụng dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh, tránh việc kiểm tra học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc kiến thức. Khuyến khích các hình thức KTĐG thông qua các hoạt động học tập ngoài lớp học của học sinh như bài tập nghiên cứu nhỏ, dựa trên các hoạt động sưu tầm tư liệu; vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn; học Lịch sử thông qua các di sản....

i. Đối với môn Địa lý

Chú ý việc rèn luyện các kĩ năng khai thác Atlat, kĩ năng đọc bản đồ, phân tích các biểu đồ, số liệu thống kê… giúp cho học sinh phát huy năng lực, vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống khác nhau trong học tập và thực tiễn.
Đặc biệt chú ý tích hợp các nội dung giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ tài nguyên và môi trường, tác hại của chất thải túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường...  theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 
 Bài thực hành Địa lí phải đạt được hai vấn đề: Hình thành, rèn luyện kĩ năng và củng cố, vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống cụ thể.
 Coi trọng KTĐG kĩ năng diễn đạt các sự vật, hiện tượng Địa lí bằng lời nói, chữ viết, sơ đồ; đọc và phân tích bản đồ, lược đồ, Atlát và bồi dưỡng tình cảm hứng thú học tập, thái độ học sinh đối với các vấn đề toàn cầu về bảo vệ môi trường sống, nhu cầu tìm hiểu bổ sung vốn hiểu biết về đất nước, chủ quyền lãnh thổ của nước ta, các điều kiện kinh tế - xã hội, tài nguyên của quê hương đất nước.
Điểm kiểm tra thường xuyên của mỗi học sinh:  Học kỳ có 1 tiết/tuần, phải có ít nhất 01 điểm miệng và 01 điểm 15 phút; Học kỳ có 2 tiết/tuần phải có ít nhất 01 điểm miệng và 02 điểm 15 phút (có thể kiểm tra viết hoặc điểm bài thực hành).

Ra đề kiểm tra cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận hoặc hoàn toàn tự luận (nội dung câu hỏi trắc nghiệm không quá 20% số điểm toàn bài). Mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm 50%, mức độ vận dụng chiếm 50% tổng số điểm của bài KTĐG, trong đó KTĐG phần kiến thức chiếm 50% và phần kĩ năng chiếm 50%. Khuyến khích các hình thức KTĐG thông qua các hoạt động học tập ngoài lớp học của học sinh.

 Dạy học phần địa lí địa phương  theo Tài liệu dạy học và hướng dẫn giảng dạy Địa lí tỉnh Hải Dươg ban hành  theo Quyết định số 433/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT; có thể sử dụng các nguồn tài liệu khác để cập nhật và bổ sung kiến thức. Thống nhất trong tổ chuyên môn về thời điểm dạy học địa lí địa phương trong năm học sao cho phù hợp và hiệu quả, đạt được yêu cầu chương trình.
Khuyến khích áp dụng phương pháp học theo dự án để hướng dẫn HS hoàn thành chủ đề nghiên cứu.

k. Đối với môn Tiếng Anh

Chú ý định hướng cho học sinh về cách học ngoại ngữ phù hợp, hiệu quả; tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh phát huy tính tự học; hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh các kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của bài học. 

Tăng cường thời gian cho học sinh được luyện tập củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng dưới các hình thức luyện tập cá nhân, cặp, nhóm phù hợp. Cần tăng cường các hoạt động tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học và kinh nghiệm của bản thân vào việc giải quyết các tình huống gắn với thực tiễn.

Căn cứ vào trình độ của học sinh, giáo viên cần hướng dẫn cụ thể về thực hiện các hoạt động trong bài học, thiết kế lại các hoạt động trong sách giáo khoa, bổ sung các hoạt động cho phù hợp với học sinh theo hướng phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết các tình huống gắn với thực tế. 

Đối với các bài dạy có từ 02 tiết trở lên giáo viên không được ghi chung các phần Mục tiêu cần đạt, Công tác chuẩn bị... mà phải ghi cụ thể riêng cho từng tiết.

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cần được thông qua kiến thức ngôn ngữ  và 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Kết hợp các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận cho phù hợp, đảm bảo phần câu hỏi kiểm tra kỹ năng viết phải theo hình thức tự luận. 

Tăng cường các câu hỏi kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tỉ lệ cho các câu hỏi kiểm tra các mức độ nhận thức của học sinh như sau: Nhận biết khoảng 30%; Thông hiểu khoảng 40%; Vận dụng khoảng 30%. 
Cấu trúc của bài kiểm tra định kỳ gồm các phần sau:


- Kiến thức ngôn ngữ (Grammar and vocabulary): 25%;


- Đọc (Reading): 25%;


- Nghe (Listening): 25%;


- Viết (Writing): 20-25%.

Tuỳ theo điều kiện thực tế giáo viên soạn bài kiểm tra có thể điều chỉnh tỉ lệ cho phù hợp nhưng không được chênh lệch vượt quá 10% tỉ trọng giữa các kỹ năng. Khuyến khích kiểm tra kỹ năng nói để lấy điểm cho bài kiểm tra thường xuyên vào đầu giờ học thông qua kiểm tra bài cũ, hoặc kiểm tra trong quá trình học sinh luyện tập trong các giai đoạn khác nhau của giờ học. Đảm bảo tối thiểu có 2 bài kiểm tra thường xuyên thông qua kỹ năng nói.

Tăng cường tổ chức các hình thức như câu lạc bộ nói tiếng Anh, các cuộc thi hùng biện tiếng Anh... cho học sinh để thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi như Thi Olympic tiếng Anh trên Internet, thi tài năng tiếng Anh...

Đối với các giáo viên chưa đạt trình độ năng lực ngoại ngữ (NLNN) theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, cần tích cực tự bồi dưỡng để tham gia các lớp bồi dưỡng về NLNN do Sở GD&ĐT tổ chức và tham gia các đợt thi đánh giá NLNN do Sở phối hợp với các cơ sở đánh giá giáo viên ngoại ngữ tổ chức. Giáo viên cũng có thể chủ động ôn tập, tham gia các đợt thi do các cơ sở đánh giá NLNN giáo viên đã được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức.

Đối với các giáo viên đã đạt trình độ NLNN theo yêu cầu, cần tiếp tục tự bồi dưỡng để duy trì và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện chương trình tiếng Anh mới theo Đề án Ngoại ngữ 2020

Về việc thực hiện chương trình tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ QG 2020: Các đơn vị thực hiện theo công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

l. Đối với môn Giáo dục công dân

Dạy học GDCD phải chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng và giáo dục thái độ, hành vi đúng đắn của học sinh; phải gắn với thực tế cuộc sống, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải quyết các tình huống, các vấn đề trong thực tiễn, chú ý phát huy tư duy độc lập, sáng tạo trong học sinh.

Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết hợp với các hoạt động của Đoàn, Đội nhằm góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhận thức các giá trị bản thân và hình thành các kĩ năng sống.

Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Việc cho điểm phải kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. 

Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: Nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

Tiếp tục tích hợp, lồng ghép có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục phòng chống tham nhũng... một cách phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của từng trường theo đúng nguyên tắc, cách thức, nội dung Sở đã tập huấn. Chú ý kiểm tra năng lực vận dụng, tư duy sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đánh giá quá trình, thái độ học tập của học sinh đối với những nội dung tích hợp, lồng ghép . 

Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung pháp luật trong chương trình. Xây dựng tủ sách pháp luật cho bộ môn GDCD. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của giáo viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào những bài có nội dung phù hợp và các hoạt động ngoại khóa đối với cả 3 khối. Riêng giáo viên THPT căn cứ vào hướng dẫn trong công văn số 5571/BGDĐT-TTr  ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ GD&ĐT để xây dựng nội dung dạy học tích hợp và tổ chức thực hiện dạy tích hợp vào các bài cụ thể (bài 10 và bài 11 GDCD lớp 10; bài  9 và bài 10 GDCD lớp 11; bài 2, bài 3 và bài 7 GDCD lớp 12).

m. Đối với môn Âm nhạc, Mĩ thuật THCS

Trong quá trình dạy học môn Âm nhạc, Mĩ thuật bên cạnh việc phát triển cho HS những phẩm chất, năng lực chung, giáo viên cần đặc biệt chú ý phát triển những năng lực chuyên biệt của môn Âm nhạc, Mĩ thuật như: Thực hành, hiểu biết, cảm thụ, trình diễn và sáng tạo.

Tăng cường trực quan trong dạy học môn Âm nhạc như sử dụng tiếng hát, tiếng đàn, tranh ảnh liên quan đến bài hát, những nhạc cụ, những động tác phụ hoạ cho bài hát, những điệu múa, điệu nhảy liên quan đến tiết tấu và giai điệu âm nhạc,... Đối với môn Mĩ thuật, tăng cường  sử dụng công nghệ thông tin, tranh, ảnh liên quan đến từng phân môn, mẫu vẽ, tổ chức những buổi vẽ ngoài trời…nhằm  nâng cao năng lực cảm thụ Mĩ thuật và những năng lực chuyên biệt khác cho học sinh.

Để giúp HS phát triển những năng lực chuyên biệt, GV cần phải kết hợp nhuần nhuyễn và sáng tạo các phương pháp dạy học bộ môn như thuyết trình, thực hành, trực quan, trình bày tác phẩm với một số phương pháp, kỹ thuật dạy học mới nhằm chú trọng phát triển năng lực của HS. Đa dạng hoá các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của HS. Ngoài việc tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường, dạy học thực địa, tại di sản theo Thông tư số 73/HD-BGDĐT-BVHTHDL ngày 16/1/2013 về Sử dụng Di sản trong dạy học ở trường phổ thông.  

Khi đánh giá kết quả học tập cần lưu ý sử dụng hình thức đánh giá thực hành. Kết hợp đánh giá của GV và đánh giá của HS. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. 

Khi soạn giáo án theo chủ đề, phần tiến trình dạy học có thể xây dựng  một cách linh hoạt (tuỳ theo nội dung tiết dạy) theo các hoạt động sau: Hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động thực hành, hoạt động ứng dụng, hoạt động bổ sung.
* Quản lý sổ điểm, sổ đầu bài, bài kiểm tra:


+ Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đọc kĩ hướng dẫn sử dụng sổ điểm, sổ đầu bài để thực hiện cho đúng, sổ điểm, sổ đầu bài  cập nhật hàng ngày và được lưu giữ tại văn phòng nhà trường vào cuối mỗi buổi học.


+ Với bài kiểm tra thường xuyên và định kì (trừ bài kiểm tra học kì) GV bộ môn thực hiện chấm trả nghiêm túc và được lưu giữ tại bì kiểm tra của học sinh.


+ Với bài kiểm tra học kì được lưu giữ trong tủ nhà trường và bảo quản 1 năm.
III. Thực hiện các hoạt động giáo dục tập thể
1.  Giáo dục tập thể : 


* Chào cờ đầu năm học thực hiện theo hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kim Thành.
* Chào cờ đầu tuần: 

- Tổ chức theo quy mô toàn trường
- Nội dung : 

+ Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh hát Quốc ca. 

+ Nhận xét, rút kinh nghiệm hoạt động tuần cũ, triển khai công tác tuần mới với HS (GV trực ban, Đoàn Đội, BGH). Tập trung đi sâu đánh giá mức độ chuyên cần, ý thức học tập, chuẩn bị bài của HS các lớp, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức ; 

+ Tổ chức bình xét, phát cờ thi đua cho các lớp, tuyên dương những tập thể, các nhân học sinh tiêu biểu, phê bình những tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm trong tuần ; 

+ Cán bộ thư viện giới thiệu sách vào tuần đầu mỗi tháng. 

+ Cán bộ y tế tuyên truyền về cách phòng tránh tai nạn thương tích, các bệnh dễ mắc phải ...
* Sinh hoạt cuối tuần :

-  Tổ chức theo đơn vị lớp, GVCN xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.


- Nội dung : 


+ Đánh giá nhận xét hoạt động trong tuần, kế hoạch tuần tới. Tập trung chú ý đến các đối tượng học sinh cá biệt như đi học muộn, bỏ học, không học bài cũ ở nhà, ý thức đạo đức chưa tốt.GVCN chủ động phương pháp chỉ đạo hoạt động nền nếp của lớp, giáo dục đạo đức học sinh và các biện pháp phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục học sinh, lồng ghép với Hoạt động NGLL.


+ Tuần thứ 4 mỗi tháng dành cho sinh hoạt Đội. Tập trung đánh giá kết quả thi đua trong tháng, bình xét những cá nhân tiêu biểu, phát động  những phong trào thi đua thiết thực, có ý nghĩa trong tháng tiếp theo, gửi sổ liên lạc về gia đình học sinh.

2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp 

-  Củng cố và mở rộng những kiến thức mà học sinh đã tiếp thu được qua các môn học ở trên lớp ; biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống ; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho HS về các lĩnh vực của đời sống xã hội làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của HS ở nhà trường, gia đình và xã hội.

- Rèn luyện phát triển ở học sinh kỹ năng cơ bản, phù hợp với lứa tuổi HS THCS: Năng lực tự hoàn thiện, năng lực giao tiếp ứng xử có văn hoá, năng lực tổ chức quản lý, năng lực tham gia các hoạt động chính trị xã hội; kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; Củng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, LĐ và công tác XH.

- Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động XH: Tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có ý thức,thái độ đúng đắn khi tham gia các hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Kế hoạch hoạt  động.

+ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung HĐGDNGLL vào môn Giáo dục công dân các lớp 6, 7, 8, 9 ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 9, và các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Các HĐGDNGLL tháng 9, tháng 11 năm 2015 theo qui mô toàn trường, các tháng còn lại tổ chức khác buổi theo lớp hoặc theo khối. 

Những tháng khác Giáo viên Đoàn đội lập kế hoạch cụ thể yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thực hiện( vào 1 buổi chéo với buổi học chính khoá).
- Nội dung: 

+ Bám sát PPCT của Bộ, lồng ghép các nội dung giáo dục giới tính, sức khoẻ vị thành niên, giáo dục trật tự an toàn giao thông, phòng chống các tai,tệ nạn xã hội, giáo dục pháp luật, môi trường...phù hợp với từng khối lớp. 

+ Tăng cường giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động NGLL. Thông qua hoạt động NGLL đẩy mạnh phong trào học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Thực hiện nội quy nhà trường, Điều lệ trường phổ thông.

+ Các nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật tích hợp sang môn GDCD.
Cụ thể:

	Tháng
	Chủ điểm
	Mục tiêu giáo dục


	Nội dung và hình thức hoạt động từng khối



	
	
	
	Khối 6


	Khối 7

	Khối 8
	Khối 9

	9
	Truyền thống nhà

tr​­êng
	- Khai giảng

- Hiểu được những truyền thống tốt đẹp, của trường, của lớp. Biết giữ gìn bảo vệ, phát huy truyền thống của trường, của lớp

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới.

( Quy mô trường)
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	Chăm ngoan học giỏi.
	- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xây dựng ý thức trách nhiệm trong học tập.

- Rèn luyện kỹ năng phương pháp học tập đúng đắn.

- Biết giúp đỡ nhau trong học tập.
	- Nghe giới thiệu thư Bác.

- Giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.

- Trao đổi về phương pháp học tập ở cấp trường THCS.

- Thi văn nghệ giữa các tổ
	- Trao đổi về nội dung thư Bác.

-  Giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.

- Tổ chức hội vui học tập

- Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề tự chọn.
	- Thảo luận chủ đề “Làm thế nào để học tập tốt theo lời Bác dạy”.

- Giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân.

- Thi tìm hiểu các tấm gương học tập tốt.

 - Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề tự chọn.


	- Thi tìm hiểu thư Bác (1945 và 1968).

- Đăng ký thi đua học tập tốt.

- Sinh hoạt theo chủ đề “Em là nhà khoa học”.

- Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề tự chọn.

	11
	Tôn sư​ trọng đạo.


	- Hiểu được công lao to lớn của thầy cô giáo, xác định trách nhiệm và bổn phận của người học sinh đối với thầy cô giáo.

- Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô giáo.

Rèn luyện hành vi kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp với thầy cô giáo. 

- Trao đổi tâm tình và ca hát mừng ngày 20/11.

- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.

- Đăng ký “Tháng học tốt, tuần học tốt”.

- Đăng ký “Tuần học tốt” với chủ đề “Hoa điểm tốt dâng thầy cô”.

- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 20/11.

- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.

( Quy mô trường)

	12
	Uèng
 n​ước nhớ nguồn.
	- Có hiểu biết về truyền thống dân tộc, về anh bộ đội cụ Hồ.

- Có ý thức tự hào, tôn trọng truyền thống dân tộc.

- Biết giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc.


	- Tìm hiểu truyền thống cách mạng của địa phương.

- Tổ chức hội vui học tập.

- Vui văn nghệ.

- Nghe nói chuyện về ngày 22/12.
	- Tìm hiểu về các anh hùng liệt sỹ ở địa phương.

- Biểu diễn văn nghệ.

- Tổ chức Hội vui học tập.

- Thi kể chuyện lịch sử.


	- Thảo luận về truyền thống cách mạng của địa phương.

- Thi văn nghệ.

- Tổ chức hội vui học tập.

- Giao lưu với cựu chiến binh của địa phương.
	- Thảo luận về chủ đề “ Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc”

- Thi văn nghệ.

-Tổ chức hội vui học tập.

- Xây dựng kế hoạch giúp đỡ các gia đình có công với cách

 mạng.

	1+2
	Mừng Đảng, mừng xuân


	- Hiểu được vai trò công ơn của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với quê hương, đất nước.

- Nâng cao lòng yêu nước, yêu quê hương.

- Thực hiện lối sống có văn hoá, tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
	-  Tìm hiểu gương sáng Đảng viên ở quê hương.

- Trình bày kết quả sưu tầm về ca dao, tục ngữ và nét đẹp truyền thống quê hương.

- Sinh hoạt văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân.

- Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch rèn luyện ở học kỳ II


	- Thi tìm hiểu về truyền thống văn hoá của quê hương.

- Tìm hiểu những nét đổi thay của quê hương.

- Sinh hoạt văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện “Trường Xanh-Sạch-Đẹp”
	- Thi tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đảng.

- Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn của Đảng và vẻ đẹp của quê hương em.

- Sinh hoạt văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân.

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú ở trường.
	- Tìm hiểu về đường lối đổi mới của Đảng.

- Trồng cây lưu niệm với trường.

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú ở địa phương.

-Sinh hoạt văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân.



	3
	Tiến bước lên Đoàn
	- Hiểu mục đích, nhiệm vụ, truyền thống vẻ vang của Đoàn.

- Tự hào, tin tưởng, phấn khởi về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Biết tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, các hoạt động tập thể.

- Nghe giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Tìm hiểu về gương các anh chị Đoàn viên tiêu biểu.

( Quy mô trường)

	4
	Hòa bình và hữu nghị
	- Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn cầu như: Hoà bình, sự phát triển của nhân loại, những di sản thế giới.

- Rèn luyện các kỹ năng hành động và ứng xử cơ bản.

- Rèn luyện thái độ tôn trọng, lịch sự khi giao tiếp với mọi người.
	- Thi tìm hiểu cuộc sống của thiếu nhi các nước.

- Tổ chức trò chơi hỏi đáp về một vấn đề toàn cầu.

- Sinh hoạt văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước mừng ngày chiến thắng 30/4.

- Tổ chức Hội vui học tập.
	- Thi tìm hiểu về các di sản văn hoá ở trong nước và trên thế giới.

- Hoạt động theo chủ đề “Tình đoàn kết hữu nghị”

- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 30/4.

- Tổ chức Hội vui học tập.


	- Tìm hiểu về các vấn đề toàn cầu hiện nay.

- Thi tìm hiểu về tổ chức Liên hợp quốc.

-Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 30/4.

- Tổ chức Hội vui học tập.


	- Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề hoà bình và hữu nghị.

- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 30/4.

- Tổ chức Hội vui học tập.



	5
	Bác Hồ kính yêu
	- Hiểu biết về thân thế, sự nghệp của Bác Hồ trong cuộc cách mạng của dân tộc, về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.

- Kính trọng và biết ơn công lao của Bác.

- Tích cực học tập và rèn luyện lập thành tích dâng lên Bác.
	- Sưu tầm các mẩu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ.

- Ca hát về Bác Hồ.

- Trao đổi về nội dung 5 điều bác dạy
	- Tìm hiểu những lời dạy của Bác Hồ với thiếu nhi.

- Thảo luận chủ đề: “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”.

- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19/5.
	- Thi tìm hiểu theo chủ đề: “Bác Hồ với thiếu nhi”.

- Thảo luận về trách nhiệm của người Đội viên để thực hiện tốt % điều Bác dạy.

- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19/5.


	- Thảo luận chủ đề: “Bác Hồ với thanh niên”.

-Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 19/5.

	6+7+8

	Hè vui khỏe và bổ ích.


	- Giúp học sinh  ôn tập củng cố văn hoá đã họ trong năm học.

- Giúp học sinh nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí lành mạnh và bổ ích, rèn luyện thể lực, tăng cường sức khoẻ để chuẩn bị bước vào một năm học mới.

- Phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử xã hội trong hoạt động tập thể, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.
	- Lễ vào hè: Bàn giao học sinh cho địa phương.

- Thành lập tổ chức của học sinh ở khu vực như: đội cờ đỏ, đội tự quản, đội bảo vệ môi trường, đội tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội...

- Tổ chức các hình thức hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao như: tập thể dục buổi sáng, thi chạy, thi đấu cờ vua, thi nhảy dây, kéo co, bóng đá...

- Tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật như: Hát, múa, sinh hoạt nhóm ca khúc tuôi trẻ, xem phim, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, kể chuyện, thi hùng biện...

- Hoạt động xã hội, chính trị: Tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi gia đình có công với cách mạng, hướng dẫn các em nhi đồng hoạt động hè.

- Hoạt động học tập: Tổ chức các nhóm ôn tập văn hoá, các đôi bạn cùng tiến, tham gia hoạt động xoá mù ở địa phương.

- Hoạt động lao động công ích: Làm sạch đẹp đường thôn, ngõ xóm, giữ gìn môi trường xung quanh.

Hoạt động theo hứng thú của học sinh: thu hút học sinh tham gia các câu lạc bộ của địa phương, các nhà văn hoá, các trung tâm văn hoá.


* Biện pháp

- Giáo viên Đoàn đội nghiên cứu chương trình và có kế hoạch cụ thể duyệt với Hiệu trưởng.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy định tại quyết định số 16/2006/QĐ- BGD & ĐT.

- Yêu cầu các lớp phải xây dựng kế  hoạch,chương trình, giáo án hoạt động và thông qua tổ kí duyệt.

- Nâng cao vai trò hoạt động của Đoàn Đội, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể của địa phương như Đảng uỷ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Văn hoá xã, Mặt trận tổ quốc xã.... trong việc tổ chức các hoạt động NGLL.

-  Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để nâng cao chất lượng HĐNGLL.

+ Lưu ý: Lớp 9: Tích hợp vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở 2 chủ điểm sau đây:

(1) "Truyền thống nhà trường" , chủ điểm tháng 9; 

(2) "Tiến bước lên Đoàn", chủ điểm tháng 3. 
3. Giáo dục hướng nghiệp

- Tăng cường vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, tư vấn học đường… cho học sinh; Giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm sâu sát học sinh lớp mình để nắm rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng học sinh từ đó có các giải pháp giám sát, tư vấn, động viên học sinh giúp các em vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập và sinh hoạt; thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ môn, các đoàn thể xã hội và gia đình học sinh trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học; giáo dục toàn diện cho học sinh ... 

- Thực hiện 9 tiết/ năm học = 4 buổi (Tuần thứ 4 của tháng 10/2015, 12/2015, 02/2016 và 4/2016) theo đơn vị lớp, do GVCN phụ trách. Lớp 9 : Lưu ý: Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Lớp 9: Tích hợp vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở 2 chủ điểm sau đây:

(1) "Truyền thống nhà trường" , chủ điểm tháng 9; 

(2) "Tiến bước lên Đoàn", chủ điểm tháng 3. 
Cô thÓ:

+ Lồng ghép 3 chủ đề sang hoạt động GDNGLL: tháng 9/2014 (Chủ đề 8: Các h​ướng đi sau khi tốt nghiệp THCS) và tháng 3/2015 (Chủ đề 2: Định h​ướng phát triển kinh tế - Xã hội của đất n​ước và địa ph​ương, Chủ đề 4: Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa ph​ương)

+ Thực hiện các chủ đề khác trong 9 tiết = 4 buổi

- Giáo viên dạy: Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức dạy. Cụ thể là :

	Lớp 9A: GV dạy : Phạm Thị Lan Anh 
Lớp 9B: GV dạy : Nguyễn Thị Hạnh
Lớp 9C: GV dạy: Phùng Thế Quang
	


- Tổng số buổi dạy: 9  tiết/ lớp x 3 lớp  =27 tiết/ năm (Cả năm học)

                    *Thời khoá biểu dạy cụ thể các buổi như sau:

	Th¸ng/n¨m
	Nội dung
	Số tiết
	Lớp
	GV dạy

	Tuần 4

Tháng 10/2015
	Bài 1 :ý  nghĩa tầm  quan  trọng của việc chọn nghề có cơ sở  khoa  học .
	1
	9A, 9B,9C
	§/c Lan Anh, Hạnh, Quang

	
	Bài 2 : Định hướng  phát triển  kinh tế xã  hội .
	1
	
	

	
	Bài 3 : Thế  giới nghề nghiệp  quanh  ta.
	1
	
	

	Tuần 4

Tháng

12 / 2015

	Bài 4 : Tìm hiểu  thông tin về một số nghề ở địa phương.
	1
	9A, 9B,9C
	§/c Lan Anh, Hạnh, Quang

	
	Bài 5 : Thông tin về thị  trường lao  động 
	1
	
	

	Tuần 4

Tháng 02/2016
	Bài 6 : Tìm hiểu năng  lực  bản thân và truyền thống nghề nghiệp gia đình.
	1
	9A, 9B,9C
	§/c Lan Anh, Hạnh, Quang

	
	Bài 7 : Hệ thống giáo dục  THCN và đào tạo nghề của Trung ương và địa phương .
	1
	
	

	Tuần 4

Tháng 04/2016
	Bài 8 : Các  hướng đi sau  khi  tốt nghiệp THCS.
	1
	9A, 9B,9C
	§/c Lan Anh, Hạnh, Quang

	
	Bài 9 : Tư  vấn hướng nghiệp .
	1
	
	

	Tổng số : 9 tiết x 3 lớp = 27 tiết
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	3
	3


  ( Những nội dung học tập điều chỉnh theo sự chỉ đạo của PGD- Nếu có)

-  Chỉ đạo việc dạy học bộ môn theo đúng chư​ơng trình và phư​ơng pháp dạy học. Đảm bảo học sinh có những kiến thức ban đầu về hệ thống nghề nghiệp, những nguyên tắc chọn nghề, làm quen với một số nghề cụ thể và b​ước đầu có thể xác định h​ướng đi của mình sau khi tốt nghiệp THCS cũng như​ chuẩn bị tâm lí b​ước vào lao động nghề nghiệp trong tư​ơng lai. Tập trung bám sát tình hình thực tế của địa phương, hướng dẫn HS lựa chọn con đường học lên THPT các loại hình, học nghề hay đi vào cuộc sống lao động ngay sau khi tốt nghiệp THCS. 

 Biện pháp 

- Giáo viên
+  Bám sát ch​ương tình và h​ướng dẫn thực hiện chư​ơng trình môn giáo dục hư​ớng nghiệp lớp 9 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành. Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế và đất n​ước của địa ph​ương để thiết kế nội dung dạy học.

+ Đảm bảo ph​ương pháp dạy học theo h​ướng đổi mới. Tổ chức linh hoạt đa dạng các hoạt động học tập của học sinh.

+ Thực hiện đúng phân công nhiệm vụ và thời khoá biểu của nhà trư​ờng. Trong trường hợp đổi thời khoá biểu hoặc dồn lớp do yêu cầu của nội dung dạy học phải báo cáo Ban giám hiệu nhà trư​ờng.

+ Giáo viên dạy phải soạn giáo án thông qua tổ tr​ước 1 tuần.

 - Nhà trường

+ Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể

+ Phối kết hợp với địa phư​ơng và các cơ quan chức năng để tổ chức một số nội dung mang tính thực tế .

+ Th​ường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện.

+ Tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể  về cơ sở vật chất cho hoạt động dạy học 
     
4. Dạy nghề cho học sinh lớp 9

- Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007, công văn số 10945/BGD&ĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 161/GDTrH ngày 29/9/2008 của Sở GD&ĐT. Các trường chủ động phối hợp với Trung tâm TH-HN-DN tư thục Kim thành tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8, 9: nghề làm vườn và điện dân dụng.
Tháng 8 tiến hành thi nghề cho học sinh lớp 8.
Tháng 10 bắt đầu tổ chức học nghề cho học sinh lớp 8.

Làm vườn: 62hs- đ/c Đồng Thị Kim Lương phụ trách

Điện: 35 hs- đ/c Nguyễn Quang Hùng phụ trách

Tổng: 97hs(100%)

5. Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật
Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục học sinh khuyết tật, căn cứ nội dung tập huấn ở nhưng năm học trước, nhà trường chỉ đạo những lớp có học sinh khuyết tật cần bám sát loại tật của học sinh để xây dựng kế hoạch, chương trình dạy học phù hợp với học sinh; chủ động khai thác các nguồn lực cho công tác giáo dục khuyết tật, hỗ trợ giáo viên và học sinh khuyết tật trong dạy hòa nhập.

Vận dụng Quy chế đánh giá xếp loại học sinh theo hướng tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập, việc đánh giá, xếp loại sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không coi là học sinh ngồi sai lớp.
6. Công tác giáo dục thể chất và y tế trường học.


*  Giáo dục thể chất


+ Thực hiện nghiêm túc chất lượng các tiết thể dục trong chương trình nội khóa.


+ Giáo viên dạy thể dục khi lên lớp phải có trang phục đúng quy định, học sinh đi giầy bata.


- Tổ chức tập luyện  đội tuyển điền kinh để tham gia Hội khỏe Phù Đổng bắt đầu từ tháng 10/2015.  Tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) cấp trường, chuẩn bị lực lượng tham gia có hiệu quả HKPĐ lần thứ IX cấp huyện và tỉnh.


- Đưa ít nhất 2 trò chơi dân gian vào trường học (mỗi HK một trò chơi): GVTD và Đoàn Đội phụ trách (Kéo co, đá cầu, chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê...)


*  Y tế trường học 

- Tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác y tế trong trường học. Lấy công tác y tế trường học để góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua ‘‘Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’. Có kế hoạch hoạt động của công tác y tế trường học ngay từ đầu năm học.

- Tu bổ sửa chữa hệ thống ánh sáng, quạt mát cho giáo viên, học sinh trong các phòng học để đảm bảo phòng học đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn tính mạng cho các em. Trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ theo những yêu cầu cần thiết.

- Tiếp tục mua thuốc bổ sung cho phòng y tế học đường .
- Phối kết hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kì cho HS 2 lần/ 1năm Tiêm Vác xin AT làm 3 đợt cho 100% học sinh nữ của Khối 8 + Khối 9. 

- Có sổ theo dõi sức khoẻ HS và có giáo viên phụ trách y tế học đường: Đồng Thị Nga
- Tuyên truyền sâu rộng cho HS biết cách phòng chống HIV/AIDS.


- Thực hiện tốt công tác bảo hiểm học sinh. (100% HS tham gia các loại hình bảo hiểm): Tháng 9.2015

- Tổ chức mua nước uống sạch cho học sinh trong năm học.

IV. Công tác thiết bị -  thư viện
1. Thiết bị


- Chỉ đạo CBTB nghiêm túc thực hiện Công văn số 314/ PGDĐT – TVTBTH v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thiết bị trường THCS năm học 2012- 2013.
- Tổ chức bố trí 6 phòng học bộ môn  với bàn ghế và diện tích đạt chuẩn


+ Phòng Sinh


+ Phòng Hoá 

+ Phòng Vật lí - CN

+ Phòng Tin học: 

+ Phòng Nghe nhìn


- Bố trí thời khoá biểu đảm bảo 100% các tiết Sinh, Hoá, Vật lí, Công nghệ, Tin, Tiếng Anh, Âm nhạc được học ở phòng thực hành. Sắp xếp cho những môn học khác có sử dụng nhiều đồ dùng được học ở phòng thực hành nếu GV đề nghị.


- Cập nhật các hồ sơ mượn, trả, đăng kí sử dụng đồ dùng, nhật kí phòng học bộ môn một cách thường xuyên, đúng quy định.


- Yêu cầu 100% GV đến lớp phải sử dụng các thiết bị dạy học đúng với yêu cầu của chương trình.


- Xây dựng kế hoạch tu sửa, bổ sung thiết bị một cách kịp thời.


- Phân công đồng chí tổ trưởng tổ KHTN trực tiếp theo dõi công tác ĐDTB trong trường, trực tiếp báo cáo về BGH hàng tuần.


- Tiến hành kiểm kê vào cuối học kì I và cuối năm học.


- Phấn đấu xây dựng 2 phòng bộ môn đạt chuẩn.

2. Thư viện:
-  Duy trì thư viện đạt Thư viện tiên tiến

- Chỉ đạo CBTB nghiêm túc thực hiện Công văn số 313 PGDĐT – TVTBTH v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thư viện  năm học 2012- 2013. Đ/c phụ trách thư viện xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện và phòng đọc năm học 2015-2016

- Có kế hoạch mua sắm thêm sách  đảm bảo số lượng, chất lượng phục vụ cho việc dạy học nhất là trong công tác bồi dưỡng HSG và dạy chủ đề tự chọn.


- Đưa hoạt động của thư viện thành nền nếp, nâng cao hiệu quả của phòng đọc.


- Thực hiện quyên góp sách xây dựng thư viện: 100% CBGV, Nv và HS tham gia ít nhất 01 cuốn/người

V. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, phổ cập giáo dục

1. Duy trì sĩ số:
- Hoàn thành tháng 9/2015 với các chỉ tiêu sau:


Đạt phổ cập bậc THCS  


Tỷ lệ % trẻ 6 tuổi vào lớp 1 : 116/116  = 100%


- Tỷ lệ % trẻ (11-14) tuổi tốt nghiệp Tiểu học: 348/348 =100%


- Tỷ lệ học sinh TNTH vào lớp 6: 68/68 =100%


- Tỷ lệ học sinh TN THCS (2 hệ) năm học vừa qua : 96/97 = 98,97%


- Tỷ lệ thanh thiếu niên (15-18) tuổi tốt nghiệp THCS (2 hệ): 317/333 = 95,2% .


- Tiếp tục kiện toàn hồ sơ phổ cập đầy đủ, khoa học - đạt phổ cập THCS năm 2015.


* Biện pháp thực hiện:


Tiếp tục quán triệt tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết 41 Quốc hội, quyết định 26/BGDĐT, các văn bản của Bộ, Sở về việc chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục THCS.

      - Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên về nghiệp vụ làm phổ cập.


- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm nâng cao các chỉ tiêu phổ cập.


- Tổ chức tốt việc thường xuyên cập nhập và thống kê số liệu phổ cập.


- Chốt số liệu thống kê vào ngày 30/9/2012


- Hoàn thành tổng hợp số liệu tự kiểm tra đánh giá tháng 10/2012 và nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục vào tháng 10/2012

2. Công tác giáo dục

+ Giáo dục đạo đức học sinh


- Xây dựng tập thể các lớp có nền nếp tốt :

+  TTXS: 4 lớp: 9B, 8C, 7A, 6A

+ Lớp TT: 7 lớp: 9A, 9C, 8A, 8B, 7B, 6B.

- Cho học sinh học tập nội quy, Điều lệ trường phổ thông, cuộc vận động Hai không của ngành, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giáo dục pháp luật..... ngay từ đầu năm học và kết hợp trong các buổi sinh hoạt lớp, HĐNGLL...


- Đảm bảo học sinh có đầy đủ SGK và đồ dùng học tập. 


- Giáo dục ý thức tự giác học tập, ý thức rèn luyện đạo đức người Đội viên theo 5 Điều Bác Hồ dạy. Không có học sinh vi phạm pháp luật , biết yêu que hương đất nước, gia đình, có lòng nhân ái, ý thức giữ gìn của công, bảo vệ môi trường....

     - Giáo viên chủ nhiệm lớp nhiệt tình, gắn bó với lớp, nắm chắc hoàn cảnh, tính cách của từng em để có biện pháp giáo dục hợp lí.


-  Xây dựng tập thể lớp thành một tập thể đoàn kết, gắn bó, thu hút HS để các em thương yêu, đùm bọc nhau trong mọi hoàn cảnh.


- Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có tinh thần tự quản, tự giác, có trách nhiệm với lớp, với trường.


- Phối kết hợp cùng các tổ chức trong và ngoài nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá mọi hoạt động của HS.


- Có hình thức động viên khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt đến phong trào .

3. Công tác quản lí chuyên môn

a. Công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
- Trực tiếp xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chuyên môn của tổ, nhóm theo sự chỉ đạo của nhà trường.
- Duy trì sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn vào tuần thứ 2 và thứ 4 trong tháng. 

- Tổ chức sinh hoạt nhóm chuyên môn: tập trung vào đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá, dạy theo chủ đề, tham gia trên diễn đàn trường học kết nối…
	Tổ
	Nhóm CM
	Thành viên
	Nhóm trưởng

	KHTN
	Toán- Lý-CN 8
	Đ/c Bình, Hùng, Toan, Thảo, Mây
	Đ/c Bình

	
	Hóa – Sinh- CN 7.9
	Đ/c An, Cường ,Lương, Xuyên
	§/c An

	KHXH
	Văn
	 §/c Hạnh, KhÈn,Lan Anh, Phúc, Thương
	Đ/c Hạnh

	
	Sử
	§/c Hạnh, Lan Anh, Thoa, Huế
	§/c Lan Anh

	
	Tiếng Anh
	Đ/c Thúy, Quyên
	Đ/c Thúy


Đối với các môn còn lại giáo viên tham dự sinh hoạt nhóm chuyên môn cụm trường trong huyện.

b. Tăng cường nền nếp chuyên môn, hưởng ứng phong trào thi đua ‘‘Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế  chuyên môn của ngành. Hưởng ứng 2 cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung của ngành Giáo dục. Hưởng ứng nghiêm túc chủ đề năm học “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Xây dựng phong trào tự học tự rèn, không ngừng nỗ lực phấn đấu tu dưỡng đạo đức tác phong trau rồi chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ giáo viên nhà trường.


- Đảm bảo tinh thần đoàn kết hợp tác tốt trong công tác chuyên môn. Phát huy có  hiệu quả cuộc vận động : “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.


- Đảm bảo đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.


- Gv dạy học nghiêm túc, thông qua giáo án thường xuyên, không cắt xén giờ dạy, đảo đổi PPCT, không đi sớm về muộn. Thực hiện nghiêm túc những quy định về dạy thêm, học thêm.

 Biện pháp thực hiện


- Tổ chức cho giáo viên học tập Điều lệ trường phổ thông, nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn và những quy định khác của ngành ngay từ đầu năm học và lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chuyên môn khác trong cả năm học.


- Tổ chức tốt Hội nghị CBGV cấp tổ và Nhà trường để xây dựng chỉ tiêu phấn đấu và biện pháp thực hiện trong cả năm học. Tăng cường dự giờ thăm lớp để quản lí chuyên môn.


- Tập trung thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh, chống lối  dạy đọc chép, chống giáo dục phiến diện, dạy lệch, coi nhẹ giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất.


- Tăng cường vai trò của Nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường  trong công tác quản lí giáo dục. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh nghiêm túc, đúng quy chế. Động viên, khuyến khích khen thưởng kịp thời  đồng thời xử lí nghiêm những vị phạm sai trái, gian lận. Đưa kết quả thực hiện các cuộc vận động vào trong chỉ tiêu bình xét thi đua tập thể, cá nhân trong năm học.


- Phát động các phong trào thi đua trong Nhà trường, đặc biệt là thi đua Hai tốt, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực để thúc đẩy chất lượng dạy và học trong trường. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, đánh giá,  rút kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn. 


-  Đầu tư kinh phí hợp lí cho hoạt động khen thưởng để động viên, khích lệ việc nâng cao chất lượng dạy và học.

kế hoạch tháng

	Tháng
	Nội dung kế hoạch
	Bổ sung

	8/2015
	- Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên hè năm 2015.

- Tổ chức ôn tập  cho HS 6,7,8 chuẩn bị thi lại
- Tuyển sinh lớp 6. Xét lưu ban, lên lớp đợt 2

- Tổ chức điều tra phổ cập THCS, thống kê số liệu phổ cập năm 2015.

- Chuẩn bị CSVC và các điều kiện khác phục vụ năm học mới.

- Tổ chức cho học sinh lớp 9 thi nghề phổ thông

- Ngày tựu trường: 10/8/2015.

- Bắt đầu chương trình kỳ I ngày 24/8/2015.
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	9/2015
	- Ngày khai giảng 05/9/2015.
- Tổ chức ngày khai giảng năm học mới, phát động các phong trào thi đua hưởng ứng tháng ATGT,

- Hội nghị quản lý THCS triển khai học tập nhiệm vụ năm học 2015- 2016

- Triển khai học chỉ thị nhiệm vụ năm học với chủ đề tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Tổ chức họp PHHS toàn trường

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng HSG, kế hoạch dạy tự chọn, kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 

- Thanh tra tư cách học sinh năm học 2015 -2016.

 - Duyệt kế hoạch chuyên môn, kế hoạch dạy tự chọn, kế hoạch Đoàn, Đội, kế hoạch công tác y tế trường học, kế hoạch thiết bị, thư viện năm học 2015- 2016

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp 6,7,8,9 và phụ đạo học sinh yếu. 

- Xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm. Duyệt hồ sơ dạy thêm, học thêm với Phòng GD&ĐT

- Tổ chức hội nghị  công nhân viên chức cấp tổ

- Đăng ký thi đua và đề tài sáng kiến kinh nghiệm.

- Họp Hội đồng trường thông qua các kế hoạch chỉ tiêu phương hướng, nhiệm vụ năm học, và các công việc khác. 

- Tập huấn nghiệp vụ công tác phổ cập, tiếp tục điều tra, cập nhật dữ liệu.
- Hoàn thành việc tự kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập giáo dục THCS năm 2015
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	10/2015
	- Tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2015 - 2016

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của cá nhân, tổ chuyên môn và nhà trường.

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường. Triển khai chuyên đề tỏ KHXH.
- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp 6,7,8,9 và phụ đạo học sinh yếu. 

- Tổ chức dạy thêm trong nhà trường

- Nghiệm thu phổ cập giáo dục THCS năm 2015. 

- Khảo sát chất lượng hai môn Văn, Toán đợt I

- Kiểm tra khảo sát đội tuyển HSG Văn, Toán lớp 9

- Kiểm tra chuyên đề ở tổ chuyên môn và thiết bị dạy học
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	11/2015
	- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức Hội giảng cấp trường đợt I

- Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề 
- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện 4 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Mỹ thuật 

- Thi học sinh giỏi huyện 2 môn Ngữ văn và Toán lớp 9.

- Thi Điền kinh cấp huyện.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp 6,7,8,9 và phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức dạy thêm trong nhà trường
- Bình xét thi đua đợt I 

- Kiểm tra chuyên đề ( tăng cường dự giờ đặc biệt là khối 6 và khối 9)

- Kiểm tra công tác chuyên môn và thư viện
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	12/2015
	- Kỷ niệm ngày quốc phòng toàn dân 22/12.

- Kiểm tra học kỳ I
- Khảo sát chất lượng hai môn Văn, Toán đợt I

- Tổ chức Hội khoe Phù Đổng cấp trường. 

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp 6,7,8,9 và phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức dạy thêm trong nhà trường.

-Thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 cấp huyện.

- Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện 4 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, 
Mỹ thuật. 

- Ngày hoàn thành chương trình: 31/12/2015.

- Khảo sát chất lượng đội tuyển Văn, Toán, Tiếng Anh 6,7,8  

- Sơ kết học kỳ I

- Kiểm tra chuyên đề chuyên môn 
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	01/2016

	- Thực hiện chương trình học kỳ II  từ ngày 04/01/2016

- Khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 6,7 đợt I

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp 6,7,8 và phụ đạo học sinh yếu. 
- Thi học sinh giỏi huyện các môn: Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lý, Sinh học lớp 9.

- Thi Đá cầu, Aerobic cấp huyện

- Thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Casio cấp tỉnh.

- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

- Hoàn thành SK cá nhân, xét duyệt SK tổ, nhóm chuyên môn
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	02/2016
	- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: Tiếng Anh, Toán, Mỹ thuật
- Tổ KHTN triển khai thực hiện chuyên đề môn Vật lý
- Thi điền kinh cấp Huyện
- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp 6,7,8 và phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức dạy thêm trong nhà trường

- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG các môn văn hóa và tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh dự kỳ thi HSG tỉnh.

- Kiểm tra chuyên đề.

- Thi chọn các đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh.

- Khảo sát chất lượng hai môn Văn, Toán đợt III

- Hoàn thành SK cá nhân , xét duyệt SK cấp trường
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	3/2016
	- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Sơ kết thi đua dợt III

- Hai tổ chuyên môn tổ chức ngoại khóa

- Tổ chức Hội giảng đợt II

- Tổ KHXH triển khai thực hiện chuyên đề môn Ngữ văn
- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp 6,7,8 và phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức dạy thêm trong nhà trường

- Kiểm tra chuyên đề
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	4/2016
	- Tổ chức ôn tập cho học sinh

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp 6,7,8 và phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức dạy thêm trong nhà trường

- Tự kiểm tra các chỉ tiêu thi đua năm học 

- Rà soát chương trình, kế hoạch kiểm tra, cho điểm .

- Kiểm tra chuyên đề 

- Khảo sát đội tuyển HS giỏi các môn Văn, Toán, Anh lớp 6,7,8

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện.
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	5/2016

	- Khảo sát chất lượng hai môn Văn, Toán đợt IV

- Khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 6,7 đợt II
- Kiểm tra học kỳ II. 

 - Hoàn thành chương trình năm học ngày 25/5/2016 (Lớp 9 trước ngày 21/5/2016), ngày kết thúc năm học 31/5/2016 

- Xét, công nhận tốt nghiệp THCS xong trước  ngày 25/5/2016

- Bình xét thi đua cuối năm , tổ chức ôn thi cho HS lớp 9

- Tổng kết tổ,  đoàn thể, công tác chuyên môn. 

  - Tổng kết năm học
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	6/2016
	- Tổ chức ôn thi cho HS lớp 9

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi 

- Kiểm tra , bàn giao CSVC, phân công trực hè

- Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè.

- Phối hợp đoàn thanh niên xã tổ chức sinh hoạt hè tại địa phương 
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	Hiệu trưởng

	Kim Đính, ngày 1 tháng 10 năm 2015
Người lập
Nguyễn Thị Thanh Hoa
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